Luận văn tốt nghiệp


Chương 1

lý luận cơ bản về cạnh tranh và nâng cao khả năng cạnh tranh sản phẩm trên thị trường xuất khẩu 

của doanh nghiệp thương mại

1.1. Xuất khẩu hàng hoá và thị trường xuất khẩu hàng hoá 

1.1.1. Khái niệm và vai trò của xuất khẩu hàng hoá 

Xuất khẩu là hoạt động bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ cho người nước ngoài trên cơ sở dùng tiền tệ làm phương thức thanh toán. Trong xuất khẩu luồng tiền tệ dịch chuyển từ nước nhập khẩu sang nước xuất khẩu và có một luồng hàng hoá dịch chuyển theo hướng ngược lại từ nước xuất khẩu sang nước nhập khẩu. Xuất khẩu là sự  mở rộng của hoạt động buôn bán trong nước là một bộ phận của thương mại quốc tế.

Một hoạt động giao dịch hàng hoá và dịch vụ được gọi là xuất khẩu khi phải thoả mãn một số điều kiện nhất định:

+ Trụ sở kinh doanh của bên mua và bên bán ở hai nước khác nhau.

+ Đồng tiền thanh toán thường là ngoại tệ đối với một trong hai bên hoặc cả hai bên.

+ Hàng hoá - đối tượng của giao dịch phải di chuyển ra khỏi biên giới một nước.

+ Xuất khẩu đã được thừa nhận là hoạt động rất cơ bản của kinh tế đối ngoại. Nó được ra đời trên cơ sở sự phân công lao động xã hội và lợi thế so sánh giữa các nước khác nhau, xuất khẩu càng trở nên cần thiết và không thể thiếu được đối với các quốc gia trên thế giới. Ngày nay người ta đã nhận thấy không một quốc gia nào có thể tồn tại và phát triển mà không có bất kỳ mối quan hệ nào với nước khác, đặc biệt là về kinh tế Nhà nước ta đã và đang thực hiện các biện pháp thúc đẩy các ngành kinh tế hướng theo xuất khẩu khuyến khích các khu vực tư nhân mở rộng xuất khẩu để giải quyết công ăn việc làm và tăng ngoại tệ cho đất nước. Đẩy mạnh xuất khẩu được coi là vấn đề có ý nghĩa chiến lược để phát triển phát triển và thực hiện quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. Vai trò của xuất khẩu được thể hiện trên các mặt cụ thể:
a) Đối với nền kinh tế quốc dân

Là một trong hai nội dung chính hoạt động ngoại thương, xuất khẩu đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của một quốc gia. Nó tạo điều kiện cho nền kinh tế phát triển một cách lành mạnh nhờ những tác dụng chủ yếu sau:

- Tạo nguồn vốn cho nhập khẩu, phục vụ công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Cùng với vốn đầu tư nước ngoài vốn từ hoạt động xuất khẩu có vai trò quyết định đối với quy mô và tốc độ tăng trưởng của hoạt động nhập khẩu. 

- Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu và phát triển sản xuất 

Ngoài ra, xuất khẩu còn giúp các nước tìm và vận dụng có hiệu quả lợi thế so sánh của mình, cho phép phân công lao động quốc tế phát triển cả về chiều sâu và chiều rộng, làm cho cơ cấu sản xuất của cả nước ngày càng phụ thuộc lẫn nhau.

- Tạo việc làm và cải thiện đời sống nhân dân.

- Là cơ sở để mở rộng và phát triển các quan hệ kinh tế đối ngoại.

b. Đối với các doanh nghiệp 

Cùng với xu hướng hội nhập của đất nước thì xu hướng vươn ra thị trường thế giới của doanh nghiệp cũng là một điều tất yếu khách quan. Bán hàng hoá và dịch vụ ra nước ngoài mang lại cho doanh nghiệp những lợi ích sau:

-  Xuất khẩu giúp cho doanh nghiệp mở rộng thị trường có thêm cơ hội tiêu thụ hàng hoá, điều này đặc biệt quan trọng khi dung lượng thị trường nội địa còn hạn chế cơ hội tiêu thụ hàng hoá thấp hơn khả năng sản xuất của các doanh nghiệp. Vì vậy vươn ra thị trường là yếu tố khách quan.

-  Xuất khẩu giúp các doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh: Do phải chịu sức ép cạnh tranh của các doanh nghiệp trong và ngoài nước để đứng vững được, các doanh nghiệp phải đổi mới trang thiết bị, đào tạo lại đội ngũ cán bộ, công nhân viên nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh.

- Xuất khẩu giúp người lao động tăng thu nhập: Do có cơ sở vật chất tốt, đội ngũ lao động lành nghề làm cho năng suất lao động cao hơn các doanh nghiệp khác, tạo tiền đề để nâng tiền lương cho người lao động.

1.1.2. Đặc điểm của thị trường xuất khẩu hàng hoá 

Cùng với sự phát triển của thị trường, cũng đã có rất nhiều quan điểm khác nhau về thị trường nói chung và thị trường quốc tế nói riêng với nhiều cách nhìn nhận, cách hiểu biết khác nhau từ đó có những định nghĩa khác nhau. Do đó có thể đưa ra khái niệm thị trường quốc tế của doanh nghiệp như sau:

Thị trường quốc tế của doanh nghiệp là tập hợp các khách hàng hiện thực và tiềm năng, có nhu cầu thị trường với những sản phẩm có dự án kinh doanh trong mối quan hệ với các nhân tố của môi trường kinh doanh và điều kiện cạnh tranh quốc tế
- Thị trường xuất khẩu hàng hoá được phân biệt với thị trường trong nước ở tập khách hàng tiềm năng - khách hàng tiềm năng nước ngoài cũng có quan điểm thị hiếu, hành vi tiêu dùng rất khác nhau.

- Thị trường xuất khẩu hàng hoá thường rất nhiều nhà cung ứng bao gồm cả người cung ứng nội địa và các công ty đa quốc gia, các nhà xuất khẩu… vì vậy tính chất cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu là rất lớn.

- Giá cả hàng hoá trên thị trường xuất khẩu thường được hình thành theo mức giá quốc tế chung; ít có nhà xuất khẩu nào có thể điều khiển được mức giá thị trường  trừ khi đó là nhà xuất khẩu lớn. Giá cả hàng hoá xuất khẩu thường bao gồm một phần không nhỏ chi phí vận chuyển, bảo quản đặc biệt đối với những hàng hoá có quãng đường vận chuyển xa. Giá cả trên thị trường xuất khẩu thường biến động hơn so với thị trường nội địa xuất.

Thị trường xuất khẩu thường chịu tác động của nhiều nhân tố như kinh tế, chính trị, pháp luật, văn hoá… Do vậy mức độ rủi ro trên thị trường quốc tế là rất lớn.

1.1.3. Các hình thức xuất khẩu chủ yếu

1.1.3.1. Xuất khẩu trực tiếp:

 Xuất khẩu trực tiếp: là hình thức xuất khẩu mà trong đó Công ty kinh doanh quốc tế trực tiếp bán sản phẩm ra thị trường nước ngoài thông qua các bộ phận xuất khẩu của mình.

 Xuất khẩu trực tiếp thường đòi hỏi chi phí cao và ràng buộc nguồn lực lớn để phát triển thị trường. Tuy vậy xuất khẩu trực tiếp đem lại cho công ty những lợi ích là: Có thể kiểm soát được sản phẩm, giá cả, hệ thống phânphối ở thị trường nước ngoài. Vì được tiếp xúc với thị trường nước ngoài nên công ty có thể nắm bắt được sự thay đổi nhu cầu thị hiếu các yếu tố môi trường và thị trường nước ngoài để làm thích ứng các hoạt động xuất khẩu của mình. Chính vì thế mà nỗ lực bán hàng và xuất khẩu của công ty tốt hơn.

Tuy nhiên bên cạnh thu được lợi nhuận lớn do không phải chia sẻ lợi ích trong xuất khẩu thì hình thức này cũng có một số nhược điểm nhất định đó là: Rủi ro cao, đầu tư về nguồn lực lớn, tốc độ chu chuyển vốn chậm.

Chính vì những đặc điểm kể trên mà hình thức này phải được áp dụng phù hợp với những công ty có quy mô lớn đủ yếu tố về nguồn lực như nhân sự, tài chính và quy mô xuất khẩu lớn.

1.1.3.2.  Xuất khẩu uỷ thác

Xuất khẩu uỷ thác là hình thức xuất khẩu trong đó đơn vị được cấp giấy phép xuất khẩu không có điều kiện đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu, phải uỷ thác cho đơn vị khác có chức năng kinh doanh xuất nhập khẩu tiến hành xuất khẩu hộ. Và đơn vị giao uỷ thác phải trả một khoảng hoa hồng cho đơn vị nhận uỷ thác theo một tỷ lệ nhất định đã được thoả thuận trong một hợp đồng gọi là phí uỷ thác. Doanh thu của đơn vị nhận uỷ thác trong trường hợp này là số hoa hồng được hưởng.

Hình thức xuất khẩu này đem lại cho công ty những lợi ích đó là:

Không cần đầu tư về nguồn lực lớn, rủi ro thấp tốc độ chu chuyển vốn nhanh. Tuy nhiên nó cũng có những hạn chế nhất định là: Doanh nghiệp giao uỷ thác sẽ không kiểm soát được sản phẩm, phân phối, giá cả ở thị trường nước ngoài. Do doanh nghiệp không duy trì mối quan hệ với thị trường nước ngoài cho nên không nắm bắt được sự thay đổi nhu cầu thị hiếu các yếu tố môi trường, thị trường nước ngoài nhằm làm thích ứng các hoạt động marketing đặc biệt là làm thích ứng các sản phẩm với nhu cầu thị trường. Do phải trả chi phí uỷ thác nên hiệu quả xuất khẩu cũng không cao bằng so với xuất khẩu trực tiếp. Xuất khẩu trực tiếp có hiệu quả với những công ty hạn chế về nguồn lực, quy mô xuất khẩu nhỏ.

1.1.3.3. Hoạt động xuất khẩu theo hình thức buôn bán đối lưu

- Buôn bán  đối lưu (Couter - trade): Là một phương thức giao dịch trao đổi hàng hoá, trong đó xuất khẩu kết hợp chặt chẽ với nhập khẩu, người bán đồng thời là người mua, lượng hàng hoá giao đi có giá trị tương đương với lượng hàng hoá nhập về. ở đây mục đích xuất khẩu không phải nhằm thu về một khoản ngoại tệ mà nhằm thu về một hàng hoá khác có giá trị tương  đương.

- Đặc điểm của buôn bán đối lưu:

+ Việc mua sẽ làm tiền đề cho việc bán và ngược lại.

+ Vai trò của đồng tiền sẽ bị hạn chế đi rất nhiều

+ Mục đích trao đổi là giá trị sử dụng chứ không phải giá trị.

- Ưu điểm của buôn bán đối lưu:

+ Tránh được sự kiểm soát của Nhà nước về vấn đề ngoại tệ và loại trừ sự ảnh hưởng của biến động tiền tệ. 

+ Khắc phục được tình trạng thiếu ngoại tệ trong thanh toán.

Có nhiều loại hình buôn bán đối lưu nhưng có thể kể đến hai loại hình buôn bán đối lưu hay được sử dụng đó là:

+ Hàng đổi hàng.

+ Trao đổi bù trừ.

- Yêu cầu trong buôn bán đối lưu:

+ Phải đảm bảo bình đẳng tôn trọng lẫn nhau.

+ Cân bằng trong buôn bán đối lưu:

- Cân bằng về mặt hàng: Nghĩa là hàng quý đổi lấy hàng quý, hàng tồn kho, khó bán đổi lấy hàng tồn kho, khó bán.

- Cân bằng về trị giá và giá cả hàng hoá: Tổng giá trị hàng hoá trao đổi phải cân bằng và nếu bán cho đối tác giá cao thì khi nhập cũng phải nhập giá cao và ngược lại.

- Cân bằng về điều kiện giao hàng: nếu xuất khẩu CIF thì nhập phải CIF, nếu xuất khẩu FOB thì nhập khẩu FOB.

1.1.3.4. Hoạt động xuất khẩu theo hình thức gia công quốc tế.

- Gia công quốc tế là một hoạt động kinh doanh thương mại trong đó một bên - bên nhận gia công nhập khẩu nguyên liệu hoặc bán thành phẩm của một bên khác gọi là bên đặt gia công để chế biến ra thành phẩm giao lại cho bên đặt gia công và nhận thù lao gọi là phí gia công. Như vậy trong gia công quốc tế hoạt động xuất nhập khẩu gắn liền với hoạt động sản xuất.

Gia công quốc tế ngày nay khá phổ biến trong buôn bán ngoại thương của nhiều nước. Đối với bên đặt gia công, phương thức này giúp họ lợi dụng được giá rẻ về nguyên liệu phụ và nhân công của nước nhận gia công. Đối với bên đặt gia công phương thức này giúp họ giải quyết công ăn việc làm cho nhân dân lao động trong nước hoặc nhận được thiết bị hay công nghệ mới về nước mình nhằm xây dựng một nền công nghiệp dân tộc. Nhiều nước đang phát triển đã nhờ vận dụng phương thức này mà có được một nền công nghiệp hiện đại chẳng hạn như: Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore…

Hiện nay trên thế giới có các hình thức gia công quốc tế:

+ Xét theo sự quản lý nguyên vật liệu:

* Gia công quốc tế bán nguyên vật liệu - mua sản phẩm: Bên đặt gia công bán đứt nguyên vật liệu cho bên nhận, sau thời gian sản xuất, chế tạo sẽ mua lại thành phẩm.

* Gia công quốc tế giao nguyên liệu nhận sản phẩm: Bên đặt gia công sẽ giao nguyên vật liệu hoặc bán thành phẩm cho bên nhận gia công, sau thời gian sản xuất, chế tạo sẽ thu hồi thành phẩm và trả phí gia công.

+ Xét theo giá gia công:

* Gia công theo giá khoán: Trong đó người ta xác định một mức giá định mức cho mỗi sản phẩm bao gồm chi phí định mức và thù lao định mức.

* Gia công theo giá thực tế : Trong đó bên nhận gia công thanh toán với bên đặt gia công toàn bộ những chi phí thực tế của mình cộng với tiền thu lao gia công.

1.1.3.5. Hoạt động xuất khẩu theo nghị định thư

Là hình thức xuất khẩu mà chính phủ giữa các bên đàm phán ký kết với nhau những văn bản, hiệp định, nghị định về việc trao đổi hàng hoá, dịch vụ. Và việc đàm phán ký kết này vừa mang tính kinh tế vừa mang tính chính trị. Trên cơ sở những nội dung đã được ký kết. Nhà nước xây dựng kế hoạch và giao cho một số doanh nghiệp thực hiện.

1.1.3.6. Một số loại hình xuất khẩu khác

- Tạm nhập - tái xuất: Là việc xuất khẩu trở lại nước ngoài những hàng hoá trước đây đã nhập khẩu về nước nhưng chưa hề qua gia công chế biến, cải tiến lắp ráp.

- Chuyển khẩu hàng hoá: Là việc mua hàng hoá của một nước (nước xuất khẩu) bán cho nước khác (nước nhập khẩu) mà không làm thủ tục xuất khẩu.

1.2. Những vấn đề cơ bản về cạnh tranh của doanh nghiệp trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

1.2.1. Khái niệm hội nhập kinh tế quốc tế

Hội nhập kinh tế quốc tế là sự gắn kết nền kinh tế của một nước vào các tổ chức kinh tế quốc tế.

Hội nhập kinh tế quốc tế là việc các quốc gia thực hiện chính sách kinh tế mở, tham gia các định chế kinh tế tài chính quốc tế, thực hiện tự do hoá và thuận lợi hoá thương mại, đầu tư bao gồm:

- Cắt giảm thuế quan;

- Giảm và bỏ hàng rào phi thuế quan;

- Giảm hạn chế đối với thương mại dịch vụ;

- Giảm hạn chế đối với đầu tư;

- Thuận lợi hoá thương mại;

- Nâng cao năng lực vào giao lưu: văn hoá, xã hội…

1.2.2. Xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế

1.2.2.1. Tính tất yếu khách quan

Hiện nay, xu thế hội nhập kinh tế mang tính nổi bật trong nền kinh tế thế giới của từng khu vực. Để có thể nâng cao mức sống của dân cư và đạt được mức tăng trưởng kinh tế cao, các quốc gia chú trọng nhiều hơn việc thúc đẩy thương mại và cố gắng hạn chế tối đa các rào cản thương mại. Khi hoà mình vào nền kinh tế của khu vực và thế giới, các hàng rào thuế quan được bãi bỏ thì doanh nghiệp phải đứng trước một sức ép về cạnh tranh rất lớn, phải đối mặt với các công ty và các tập đoàn có tiềm lực tài chính dồi dào với đội ngũ cán bộ, nhân viên có trình độ chuyên môn cao nắm bắt tình hình thị trường rất nhanh nhạy và bản sắc doanh nghiệp của họ rất đặc trưng. Cộng thêm vào đó công nghệ sản xuất của họ rất hiện đại và thường xuyên được cải tiến. Mặt khác khi hàng rào thuế quan được bãi bỏ thì các công ty của các nước phát triển lại dùng một hình thức bảo hộ mới thay thế cho các hình thức bảo hộ bằng thuế quan, đó chính là bảo hộ xanh, có nghĩa là sử dụng các quy định và tiêu chuẩn liên quan đến môi trường để bảo hộ hàng xuất khẩu trong nước. Đây sẽ là điều kiện bất lợi mang tính thách thức cao đối với các doanh nghiệp ở các nước đang phát triển nói chung và các doanh nghiệp nước ta nói riêng, khi mà họ đang chủ yếu sử dụng công nghệ lạc hậu và không đủ khả năng đáp ứng hoàn toàn những quy định và tiêu chuẩn về môi trường do các nước phát triển đề ra. Trên thực tế khi hội nhập với nền kinh tế của khu vực và thế giới thì thách thức và sức ép về cạnh tranh bao gồm rất nhiều vấn đề, nhưng do thời gian và tài liệu có hạn nên em chỉ đưa ra một vài ý đã nêu ở trên.
1.2.2.2. ảnh hưởng của hội nhập nền kinh tế đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Quá trình hội nhập sẽ đem lại những thuận lợi cho doanh nghiệp. Các doanh nghiệp sẽ được hưởng những ưu đãi thương mại như là chịu mức thuế suất thấp có thể bằng không. Quá trình hội nhập kinh tế sẽ mở đường cho việc xâm nhập vào các thị trường nước ngoài, đây là cơ hội lớn cho các doanh nghiệp mở rộng thị trường, đẩy mạnh tiêu thụ, nâng cao doanh số, tăng lợi nhuận… Ngoài ra các doanh nghiệp còn có thể thu hút đầu tư từ nước ngoài thông qua liên doanh liên kết, tiếp cận với công nghệ hiện đại, học tập kinh nghiệm quản lý từ các đối tác. Điều này sẽ góp phần nâng cao năng lực quản lý, khả năng cạnh tranh, năng lực sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp . Bên cạnh những thuận lợi thì hội nhập kinh tế quốc tế cũng đem lại những khó khăn thách thức cho các doanh nghiệp đó là sự cạnh tranh sẽ ngày càng khốc liệt. Hầu hết các doanh nghiệp chưa nhận thức đầy đủ về hội nhập; các doanh nghiệp ngại khai phá thị trường; làm ăn nhỏ lẻ.

1.2.3. Một số vấn đề cạnh tranh của doanh nghiệp trong xu thế hội nhập

1.2.3.1. Khái niệm

Cạnh tranh được hiểu là sự ganh đua giữa các nhà kinh doanh trên thị trường nhằm giành được ưu thế hơn về cùng một loại sản phẩm hàng hoá hoặc dịch vụ, về cùng một loại khách hàng so với các đối thủ cạnh tranh.

Ngày nay, cạnh tranh là một yếu tố kích thích kinh doanh. Trong nền kinh tế thị trường quy luật cạnh tranh là động lực phát triển sản xuất. Như vậy, cạnh tranh là một quy luật khách quan của nền sản xuất hàng hoá, là nội dung cơ bản trong cơ chế vận động của thị trường. Sản xuất hàng hoá càng phát triển hàng hoá bán ra càng nhiều, số lượng người cung ứng càng đông thì cạnh tranh càng khốc liệt. Kết quả của cạnh tranh là loại bỏ những đơn vị làm ăn kém hiệu quả và sự lớn mạnh của những công ty làm ăn có hiệu quả.

Nền kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới. Do vậy sự cạnh tranh trở nên ngày càng khốc liệt, các doanh nghiệp trong nước không chỉ cạnh tranh với nhau mà còn phải cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài. Đó là những doanh nghiệp có tiềm lực tài chính dồi dào, đội ngũ lao động trình độ cao, công nghệ sản xuất hiện đại… Điều này đặt ra rất nhiều vấn đề cho các doanh nghiệp.

1.2.3.2. Vai trò của cạnh tranh

Cạnh tranh có vai trò đặc biệt không chỉ đối với doanh nghiệp mà còn cả người tiêu dùng và nền kinh tế

- Đối với doanh nghiệp: Cạnh tranh quyết định sự tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp do khả năng cạnh tranh tác động đến kết quả tiêu thụ mà kết quả tiêu thụ sản phẩm là khâu quyết định trong việc doanh nghiệp có nên sản xuất nữa hay không. Cạnh tranh là động lực cho sự phát triển của doanh nghiệp, thúc đẩy doanh nghiệp tìm ra những biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của mình. Cạnh tranh quyết định vị trí của doanh nghiệp trên thị trường thông qua thị phần của doanh nghiệp so với đối thủ cạnh tranh.

- Đối với người tiêu dùng: Nhờ có cạnh tranh giữa các doanh nghiệp mà người tiêu dùng có cơ hội nhận được những sản phẩm ngày càng phong phú và đa dạng với chất lượng và giá thành phù hợp với khả năng của họ.

- Đối với nền kinh tế: Cạnh tranh là động lực phát triển của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Cạnh tranh là biểu hiện quan trọng để phát triển lực lượng sản xuất, thúc đẩy sự phát triển của khoa học kỹ thuật. Cạnh tranh là điều kiện giáo dục tính năng động của nhà doanh nghiệp bên cạnh đó góp phần gợi mở nhu cầu mới của xã hội thông qua sự xuất hiện của các sản phẩm mới. Điều này chứng tỏ chất lượng cuộc sống ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên cạnh tranh cũng dẫn tới sự phân hoá giàu nghèo có thể dẫn tới xu hướng độc quyền trong kinh doanh.

1.2.3.3. Các loại hình cạnh tranh.

Dựa trên các tiêu thức khác nhau người ta phân thành nhiều loại hình cạnh tranh khác nhau.

a. Căn cứ vào chủ thể tham gia vào thị trường

Người ta chia cạnh tranh làm ba loại:

* Cạnh tranh giữa người bán và người mua:

Là cuộc cạnh tranh diễn ra theo "luật" mua rẻ bán đắt. Người mua luôn muốn mua được rẻ, ngược lại người bán lại luôn muốn được bán đắt. Sự cạnh tranh này được thực hiện trong quá trình mặc cả và cuối cùng giá cả được hình thành và hành động mua được thực hiện.

* Cạnh tranh giữa người mua với người bán:

Là cuộc cạnh tranh trên cơ sở quy luật cung cầu. Khi một loại hàng hoá, dịch vụ nào đó mà mức cung cấp nhỏ hơn nhu cầu tiêu dùng thì cuộc cạnh tranh sẽ trở nên quyết liệt và giá dịch vụ hàng hoá đó sẽ tăng. Kết quả cuối cùng là người bán sẽ thu được lợi nhuận cao, còn người mua thì mất thêm một số tiền. Đây là một cuộc cạnh tranh mà những người mua tự làm hại chính mình.
* Cạnh tranh giữa những người bán với nhau:

Đây là cuộc cạnh tranh gay go và quyết liệt nhất, nó có ý nghĩa sống còn đối với bất kì một doanh nghiệp nào. Khi sản xuất hàng hoá phát triển, số người bán càng tăng lên thì cạnh tranh càng quyết liệt bởi vì doanh nghiệp nào cũng muốn giành lấy lợi thế cạnh tranh, chiếm lĩnh thị phần của đối thủ và kết quả đánh giá doanh nghiệp nào chiến thắng trong cuộc cạnh tranh này là việc tăng doanh số tiêu thụ, tăng thị phần và cùng với đó sẽ là tăng lợi nhuận, tăng đầu tư chiều sâu và mở rộng sản xuất. Trong cuộc chạy đua này những doanh nghiệp nào không có chiến lược cạnh tranh thích hợp thì sẽ lần lượt bị gạt ra khỏi thị trường nhưng đồng thời nó lại mở rộng đường cho những doanh nghiệp nào nắm chắc được "vũ khí" cạnh tranh và dám chấp nhận luật chơi phát triển.

b. Căn cứ theo phạm vi ngành kinh tế 

Người ta chia cạnh tranh thành hai loại:

* Cạnh tranh trong nội bộ ngành:

Là cạnh tranh giữa các doanh nghiệp cùng sản xuất hoặc tiêu thụ một loại hàng hoá hoặc dịch vụ nào đó. Trong cuộc cạnh tranh này có sự thôn tính lẫn nhau. Những doanh nghiệp chiến thắng sẽ mở rộng phạm vi hoạt động của mình trên thị trường. Những doanh nghiệp thua cuộc sẽ phải thu hẹp kinh doanh thậm chí phá sản.

* Cạnh tranh giữa các ngành

Là sự cạnh tranh giữa các chủ doanh nghiệp trong ngành kinh tế khác nhau, nhằm giành lấy lợi nhuận lớn nhất. Trong quá trình cạnh tranh này, các chủ doanh nghiệp luôn say mê với những ngành đầu tư có lợi nhuận nên đã chuyển vốn từ ngành ít lợi nhuận sang ngành nhiều lơị nhuận. Sự điều tiết tự nhiên theo tiếng gọi của lợi nhuận này sau một thời gian nhất định sẽ hình thành nên một sự phân phối hợp lý giữa các ngành sản xuất, để rồi kết quả cuối cùng là, các chủ doanh nghiệp đầu tư ở các ngành khác nhau với số vốn như nhau thì cũng chỉ thu được như nhau, tức là hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân giữa các ngành.

c. Căn cứ vào mức độ, tính chất của cạnh tranh trên thị trường

Người ta chia cạnh tranh thành 3 loại:

* Cạnh tranh hoàn hảo:

Là hình thức cạnh tranh mà trên thị trường có rất nhiều người bán, người mua nhỏ, không ai trong số họ đủ lớn để bằng hành động của mình ảnh hưởng đến giá cả dịch vụ. Điều đó có nghĩa là không cần biết sản xuất được bao nhiêu, họ đều có thể bán được tất cả sản phẩm của mình tại mức giá thị trường hiện hành. Vì vậy một hãng trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo không có lý do gì để bán rẻ hơn mức giá thị trường. Hơn nữa nó sẽ không tăng giá của mình lên cao hơn giá thị trường vì nếu thế thì hãng sẽ chẳng bán được gì. Nhóm người tham gia vào thị trường này chỉ có cách là thích ứng với mức giá bởi vì cung cầu trên thị trường được tự do hình thành, giá cả theo thị trường quyết định, tức là ở mức số cầu thu hút được tất cả số cung có thể cung cấp. Đối với thị trường cạnh tranh hoàn hảo sẽ không có hiện tượng cung cầu giả tạo, không bị hạn chế bởi biện pháp hành chính nhà nước. Vì vậy trong thị trường này giá cả thị trường sẽ dần tới mức chi phí sản xuất.

* Cạnh tranh không hoàn hảo:

Nếu một hãng có thể tác động đáng kể đến giá cả thị trường đối với đầu ra của hãng thì hãng ấy được liệt vào "hãng cạnh tranh không hoàn hảo"… Như vậy cạnh tranh không hoàn hảo là cạnh tranh trên thị trường không đồng nhất với nhau. Mỗi loại sản phẩm có thể có nhiều loại nhãn hiệu khác nhau, mỗi loại nhãn hiệu lại có hình ảnh và uy tín khác nhau mặc dù xem xét về chất lượng thì sự khác biệt giữa các sản phẩm là không đáng kể. Các điều kiện mua bán cũng rất khác nhau. Những người bán có thể cạnh tranh với nhau nhằm lôi kéo khách hàng về phía mình bằng nhiều cách như: Quảng cáo, khuyến mại, những ưu đãi về giá và dịch vụ trước, trong và sau khi mua hàng. Đây là loại hình cạnh tranh rất phổ biến trong giai đoạn hiện nay.

* Cạnh tranh độc quyền:

Là cạnh tranh trên thị trường mà ở đó một người bán một loại sản phẩm không đồng nhất. Họ có thể kiểm soát gần như toàn bộ sản phẩm hay hàng hoá bán ra thị trường. Thị trường này có pha trộn lẫn giữa độc quyền và cạnh tranh gọi là thị trường cạnh tranh độc quyền. ở đây xảy ra cạnh tranh giữa các nhà độc quyền. Điều kiện gia nhập hoặc rút lui khỏi thị trường cạnh tranh độc quyền có nhiều trở ngại do vốn đầu tư lớn hoặc do độc quyền về bí quyết công nghệ, thị trường này không có cạnh tranh về giá cả mà một số người bán toàn quyền quyết định giá cả. Họ có thể định giá cao hơn tuỳ thuộc vào đặc điểm tiêu dùng của từng sản phẩm, cốt sao cuối cùng họ thu được lợi nhuận tối đa. Những nhà doanh nghiệp nhỏ tham gia vào thị trường này phải chấp nhậnbán hàng theo giá cả của nhà độc quyền.

Trong thực tế có thể tình trạng độc quyền xảy ra nếu không có sản phẩm nào thay thế sản phẩm độc quyền hoặc các nhà độc quyền liên kết với nhau. Độc quyền gây trở ngại cho sự phát triển sản xuất và làm phương hại đến người tiêu dùng. Vì vậy ở một số nước đã có luật chống độc quyền nhằm chống lại sự liên minh độc quyền giữa các nhà kinh doanh.

1.3. Khả năng cạnh tranh của DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI trên thị trường xuất khẩu hàng hoá 

1.3.1. Khái niệm và các yếu tố cấu thành khả năng cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu hàng hoá

Khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp được hiểu là những lợi thế của doanh nghiệp so với các đối thủ cạnh tranh được thực hiện trong việc thoả mãn đến mức cao nhất các yêu cầu của thị trường.

Các yếu tố được xem là lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp so với các đối thủ có thể là chất lượng sản phẩm, giá cả, những tiềm lực về tài chính, trình độ của đội ngũ lao động.

+ Chất lượng sản phẩm: Là tập hợp các thuộc tính của sản phẩm trong điều kiện nhất định về kinh tế kỹ thuật. Chất lượng sản phẩm được hình thành từ khi thiết kế sản phẩm cho đến khi sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. doanh nghiệp muốn cạnh tranh được với doanh nghiệp khác thì việc đảm bảo đến chất lượng sản phẩm là vấn đề có ý nghĩa sống còn.

+ Giá cả: Là một công cụ quan trọng trong cạnh tranh, với doanh nghiệp phải có những biện pháp hợp lí nhằm tiết kiệm chi phí hạ giá thành của sản phẩm. Từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh của mình.

+ Tiềm lực về tài chính: khi doanh nghiệp có tiềm lực tài chính mạnh, nhiều vốn thì sẽ có đủ khả năng cạnh tranh được với các doanh nghiệp khác khi họ thực hiện được các chiến lược cạnh tranh, các biện pháp hỗ trợ tiêu thụ như khuyến mại giảm giá…

+ Trình độ đội ngũ lao động: Nhân sự là nguồn lực quan trọng nhất của bất kỳ một doanh nghiệp nào vì vậy đầu tư vào việc nâng cao chất lượng đội ngũ lao động là một hướng đầu tư hiệu quả nhất, vừa có tính cấp bách, vừa có tính lâu dài, chính vì vậy công ty cần phải tổ chức đào tạo huấn luyện nhằm mục đích nâng cao tay nghề kỹ năng của người lao động, tạo đội ngũ lao động có tay nghề cao, chuẩn bị cho họ theo kịp với những thay đổi của cơ cấu tổ chức và của bản thân công việc.

Vì vậy có thể nói rằng tất cả các yếu tố như chất lượng sản phẩm, hình thức mẫu mã sản phẩm, giá cả tiềm lực tài chính, trình độ lao động thiết bị kỹ thuật, việc tổ chức mạng lưới tiêu thụ các dịch vụ trước, trong và sau khi bán hàng… là những yếu tố trực tiếp tạo nên khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.
1.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

1.3.2.1. Nhóm chỉ tiêu định lượng.

Là nhóm chỉ tiêu có thể cân đong đo đếm bằng số lượng cụ thể. Nó bao gồm một số chỉ tiêu sau:

a. Doanh thu xuất khẩu: là một chỉ tiêu quan trọng để đánh giá khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Khi doanh thu xuất khẩu của doanh nghiệp càng lớn thì thị phần của doanh nghiệp trên thị trường càng cao. Doanh thu xuất khẩu lớn đảm bảo có thể trang trải các chi phí bỏ ra, mặt khác thu được một phần lợi nhuận và có tích luỹ để tái mở rộng doanh nghiệp. 

 eq \a (Doanh thu xuất khẩu;(VNĐ))  =  eq \a (Số lượng hàng;xuất khẩu)  x   eq \a (Đơn giá;xuất khẩu)  x   eq \a (Tỷ giá;ngoại tệ) 
b. Tỷ suất lợi nhuận.

Tỷ suất lợi nhuận =  eq \f(Lợi nhuận xuất khẩu; Doanh thu xuất khẩu) x 100%

Đây là chỉ tiêu tổng hợp nó không chỉ phản ánh khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp mà còn thể hiện tính hiệu quả trong kinh doanh của doanh nghiệp đó.

c. Thị phần của công ty.

Khi đánh giá khả năng cạnh tranh của một doanh nghiệp người ta thường nhìn vào thị phần của nó ở những thị trường cạnh tranh tự do.

 eq \a (Thị phần của doanh nghiệp; ở thị trường quốc tế)   =  eq \f(Số lượng hàng hoá xuất khẩu của DN;Tổng mức tiêu thụ của thị trường) x 100%

Thị phần là một chỉ tiêu tổng hợp phản ánh khả năng cạnh tranh của DN. Với thị phần tương ứng với đó là khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp càng mạnh và doanh lợi tiềm năng càng cao trong các cuộc đầu tư trong tương lai.

d. Tỷ lệ chi phí marketing trong tổng doanh thu xuất khẩu 

Chỉ tiêu này được tính =   eq \f (Chi phí marketing ở thị trường quốc tế;Tổng doanh thu xuất khẩu) 
Đây là một chỉ tiêu tổng hợp, nó không chỉ phản ánh khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp mà còn thể hiện tính hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đó.

Trên đây là một số chỉ tiêu cơ bản, ngoài ra người ta còn sử dụng một số chỉ tiêu năng suất lao động, tỷ suất chi phí… để phản ánh khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

1.3.2.2. Nhóm chỉ tiêu định tính.

Nhóm chỉ tiêu định tính không đo lường được bằng số lượng cụ thể nhưng nó rất quan trọng trong việc đánh giá khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

a. Uy tín của doanh nghiệp.

Đây là yếu tố tác động tới tâm lý người tiêu dùng và đến quyết định mua hàng của người tiêu dùng. Uy tín của doanh nghiệp sẽ tạo lòng tin cho khách hàng, nhà cung cấp và cho các đối tác kinh doanh và doanh nghiệp sẽ có nhiều thuận lợi và được ưu đãi trong quan hệ với bạn hàng. Uy tín của doanh nghiệp là tài sản vô hình của doanh nghiệp. Khi giá trị nguồn tài sản này cao sẽ giúp doanh nghiệp tăng khả năng thâm nhập vào thị trường trong và ngoài nước, khối lượng tiêu thụ sản phẩm lớn và doanh thu tăng, khả năng thâm nhập vào thị trường trong và ngoài nước, khối lượng tiêu thụ sản phẩm lớn và doanh thu tăng, khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp được nâng cao.

b. Thương hiệu.

Theo Richard Stim: 

" Thương hiệu là một từ ký hiệu, hoạ tiết, biểu tượng, logo, hay một khẩu hiệu để xác định phân biệt một sản phẩm hay một dịch vụ với các sản phẩm và dịch vụ khác. Thương hiệu đáp ứng 3 mục đích quan trọng ":

1> Xác định nguyên bản gốc của sản phẩm 

2> Cung cấp một sự đảm bảo chất lượng 

3> Tạo ra sự trung thành của khách hàng (được biết đến như là danh tiếng)

Thương hiệu có vai trò cực  kỳ to lớn đối với sản phẩm và doanh nghiệp. Thương hiệu là hình ảnh uy tín sản phẩm và của doanh nghiệp . Nếu thương hiệu trở nên nổi tiếng thì nó là phương tiện hữu hiệu để cạnh tranh. Ngoài ra thương hiệu là công cụ để bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp vì nếu doanh nghiệp đăng ký bảo hộ thương hiệu tại các cơ quan sở hữu công nghiệp thì nó được pháp luật bảo hộ. Bên cạnh đó giá trị của doanh nghiệp cao hay thấp phụ thuộc rất nhiều vào sự nổi tiếng của thương hiệu.

Sau đây là thương hiệu có giá trị cao nhất thế giới : ( ước tính)

Coca

: 69,64 tỷ USD

Macdonal
: 64,09 tỷ USD

Trong đó theo dự đoán thì tổng tài sản của tập đoàn Coca - Cola là khoảng 85 tỷ USD như vậy thì tất cả tài sản cố định như dây truyền công nghệ nhà xưởng thiết bị máy móc chỉ chiếm hơn 15 tỷ USD mà giá trị thương hiệu chiếm tới 69,64 tỷ USD tức hơn 3/4 tổng tài sản.

Do vậy, thương hiệu là tài sản, một thứ tài sản vô hình có giá trị lớn, và trên thực tế thương hiệu dược chuyển nhượng sử dụng làm ra lợi nhuận.

c) Lợi thế thương mại 

Một doanh nghiệp được đặt ở  vị trí thuận lợi về giao thông vận tải, dân cư đông đúc thì các hoạt động thương mại mua bán sẽ phát triển . Bởi vì khi ở  những vị trí địa lý thuận lợi bao nhiêu thì hoạt động vận chuyển, giao nhận hàng hoá sẽ càng tốt bấy nhiêu.

d) Chất lượng các dịch vụ 

Trong quá trình sản xuất kinh doanh từ đầu vào cho đến đầu ra đều có các dịch vụ kèm theo. Đối với doanh nghiệp sản xuất thì đầu vào trong quá trình sản xuất là rất quan trọng . Bao gồm dịch vụ về công nghệ, kỹ thuật, dịch vụ thiết kế mẫu mã, dịch vụ quản lý … Chất lượng  các dịch vụ này tốt sẽ là điều kiện tốt cho sản xuất sản phẩm đạt yêu cầu chất lượng , đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Khi sản xuất hàng hoá ngày càng phát triển ,hàng hoá cung ứng ngày càng nhiều thì nhu cầu của người tiêu dùng ngày càng cao. Họ không chỉ đòi hỏi hàng tốt, giá rẻ mà họ còn đòi hỏi chất lượng phục vụ tốt. Các dịch vụ trong và sau khi bán ra là một đòi hỏi tất yếu. Giả sử bán sản phẩm của doanh nghiệp giống như đối thủ cạnh tranh, nếu doanh nghiệp có chất lượng dịch vụ trong và sau bán tốt thì doanh nghiệp sẽ có khả năng cạnh tranh cao. Vì khi mua hàng của doanh nghiệp , họ sẽ tiết kiệm được  chi phí cho việc mua hàng và tiêu dùng hàng hoá.

1.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp 

1.3.3.1. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp 

a) Môi trường vĩ mô.

Môi trường vĩ mô của doanh nghiệp là tổng hợp các nhân tố kinh tế , chính trị, pháp luật, văn hoá, xã hội , tự nhiên, công nghệ… Các nhân tố này có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp tới quá trình sản xuất hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và ảnh hưởng của nó là không nhỏ.

- Môi trường kinh tế :

Môi trường kinh tế bao gồm các vấn đề như tăng trưởng kinh tế , thu nhập quốc dân, lạm phát, thất nghiệp… ảnh hưởng một cách gián tiếp đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp . Chẳng hạn khi nền kinh tế tăng trưởng , GDP cao, thu nhập người dân tăng lên, mức sống được nâng cao thì nhu cầu người tiêu dùng cũng đòi hỏi cao hơn. Họ muốn tiêu dùng hàng chất lượng tốt hơn đồng thời chấp nhận thanh toán với giá cao hơn. Doanh nghiệp cần phải nắm bắt được sự thay đổi nhu cầu này để điều chỉnh chiến lược kinh doanh hợp lý và nâng cao khả năng cạnh tranh của mình. Tuy nhiên khi GDP tăng lên cũng có nghĩa là chi phí về tiền lương của các doanh nghiệp cũng tăng lên. Đây cũng chính là nhân tố làm giảm khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

Các chính sách kinh tế như chính sách thương mại , chính sách đầu tư, chính sách tài chính, tỉ giá hối đoái, thuế ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp . Chính sách đầu tư phát triển ảnh hưởng đến phương án đầu tư của doanh nghiệp , ảnh hưởng đến khả năng huy động vốn. Một chính sách đầu tư thuận lợi sẽ thu được nhiều vốn đầu tư từ bên ngoài ( kể cả vốn nước ngoài ). Chính sách tài chính , lãi xuất tiền vay, tiền gửi ảnh hưởng đến chi phí sử dụng vốn. Khi lãi xuất tiền vay cao thì chi phí sử dụng vốn tăng, hiệu quả kinh doanh giảm. Chính sách tài chính , thuế ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí. Cụ thể là thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, đây là một khoản chi phí khá lớn trong sản xuất hoặc kinh doanh xuất nhập khẩu, nếu mức thuế cao thì chi phí tăng lên giá thành sẽ làm giảm  khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp . Khi tỉ giá hối đoái tăng giá trị đồng nội tệ giảm xuống sẽ có lợi cho hoạt động xuất khẩu, tăng khả năng cạnh tranh về giá trên thị trường nước ngoài . Đồng thời khi tỉ giá tăng sẽ hạn chế được nhập khẩu vì giá hàng nhập khẩu sẽ tăng lên, khả năng cạnh tranh của hàng ngoại giảm xuống. Và như vậy khả năng cạnh tranh của các sản phẩm của doanh nghiệp sẽ tăng cả ở  thị trường trong nước và nước ngoài.

- Môi trường chính trị pháp luật.

Môi trường này bao gồm: Luật pháp, các chính sách và cơ chế của Nhà nước đối với giới kinh doanh. Quan tâm hàng đầu của Nhà nước được thể hiện trong sự thay đổi của luật kinh doanh là bảo vệ các doanh nghiệp , nhưng cũng đồng thời nó lại kích thích tính chất cạnh tranh và giữ thái độ trung gian khi phải đối phó với các xung đột trong cạnh tranh. Điều này bắt buộc các doanh nghiệp muốn tồn tại phải biết bám lấy hành lang pháp luật để hành động.

- Môi trường khoa học công nghệ.

Khoa học công nghệ đóng một vai trò quan trọng , có ý nghĩa rất lớn trong cạnh tranh không chỉ các doanh nghiệp trong nước với nhau mà cả các doanh nghiệp nước ngoài. Đặc biệt trong thời kỳ phát triển khoa học công nghệ như hiện nay thì sản phẩm nhanh chóng bị lão hoá, vòng đời sản phẩm bị rút ngắn lại. Do vậy, để chiến thắng trong cạnh tranh thì doanh nghiệp phải luôn đổi mới trang thiết bị , sử dụng các công nghệ hiện đại để tạo được lợi thế hơn so với các đối thủ cạnh tranh.

- Môi trường văn hoá - xã hội .

Các yếu tố văn hoá luôn liên quan tới nhau nhưng sự tác động của chúng lại khác nhau. Thực tế con người luôn sống trong môi trường văn hoá đặc thù, tính đặc thù của mỗi nhóm người vận động theo hai khuynh hướng: Một khuynh hướng là giữ lại các tinh hoa văn hoá của dân tộc, một khuynh hướng là hoà nhập với các nền văn hoá khác. Điều này ảnh hưởng lớn tới việc các sản phẩm xâm nhập vào các thị trường nước ngoài . Các doanh nghiệp cần phải quan tâm tới các yếu tố văn hoá để tạo ra các sản phẩm phù hợp nhu cầu, phong tục, tập quán người tiêu dùng ngoại quốc.

b) Môi trường hoạt động của doanh nghiệp 

Môi trường hoạt động của doanh nghiệp ( hay còn gọi là môi trường đặc thù) là những yếu tố thuộc môi trường kinh doanh của riêng từng doanh nghiệp như: Khách hàng, nhà cung cấp, các đối thủ cạnh tranh, các sản phẩm thay thế. Chúng chi phối mọi hoạt động của doanh nghiệp và ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

- Khách hàng: Là yếu tố giải quyết đầu ra cho doanh nghiệp .Khách hàng tác động đến doanh nghiệp thông qua việc đòi hỏi các nhà sản xuất phải giảm giá bán sản phẩm , nâng cao chất lượng của hàng hoá và nâng cao chất lượng phục vụ. Tuy nhiên sản phẩm của doanh nghiệp có tiêu thụ được hay không phụ thuộc rất nhiều vào nhu cầu của khách hàng. Doanh nghiệp muốn có khả năng cạnh tranh cao trong kinh doanh thì phải tìm cách lôi kéo khách hàng không những khách hàng hiện tại, khách hàng tiềm năng mà còn cả các khách hàng của đối thủ cạnh tranh. Có thể nói khách hàng là ân nhân của doanh nghiệp nhưng đôi khi khách hàng có thể trở thành các đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn của doanh nghiệp trong tương lai khi họ nắm được công nghệ, phương thức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

- Nhà cung ứng: Là người cung cấp các yếu tố đầu vào cho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp .Nếu cung ứng đầu vào tốt thì quá trình sản xuất kinh doanh sẽ tạo ra những sản phẩm có chất lượng cao đạt tiêu chuẩn, thoả mãn nhu cầu của khách hàng. Ngược lại nếu nguồn cung ứng đầu vào không đảm bảo về số lượng , tính liên tục… sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đầu ra.
Chính vì vậy mà việc lựa chọn nhà cung cấp là rất quan trọng . Việc chọn nhiều nhà cung cấp hay một nhà cung cấp duy nhất là tuỳ thuộc vào mục tiêu, khả năng, loại hình kinh doanh của doanh nghiệp . Nhưng đảm bảo tối ưu nhất cho việc cung ứng đầu vào, làm giảm chi phí đầu vào và hạn chế tối đa các rủi ro để nâng cao được khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp.

- Các đối thủ cạnh tranh: Là các yếu tố tác động trực tiếp và mạnh mẽ đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp . Các đối thủ cạnh tranh, kể cả các đối thủ tiềm ẩn luôn tìm ra mọi cách, đề ra mọi phương pháp đối phó và cạnh tranh với doanh nghiệp làm cho lợi nhuận của doanh nghiệp giảm xuống, khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp bị lung lay, bị tác động mạnh. Thông thường người ta có cảm tưởng rằng việc phát hiện các đối thủ cạnh tranh là việc đơn giản nhưng thực tế các đối thủ cạnh tranh hiện tại và tiềm ẩn rộng hơn nhiều. Vì vậy mà doanh nghiệp phải luôn tìm cách phát hiện ra các đối tượng, phân tích kỹ để đánh giá chính xác khả năng cạnh tranh thích hợp, chủ động trong cạnh tranh tránh mắc phải " chứng bệnh cận thị về đối thủ cạnh tranh". Đặc biệt là khả năng của các đối thủ tiềm ẩn.

- Sự xuất hiện của các sản phẩm thay thế: Là một trong những lực lượng tạo nên sức ép cạnh tranh lớn đối với các doanh nghiệp trong ngành. sản phẩm thay thế ra đời là một tất yếu nó nhằm đáp ứng sự biến động của nhu cầu thị trường theo hướng ngày càng đa dạng phong phú, cao cấp hơn. Khi giá của một sản phẩm tăng quá cao khách hàng sẽ chuyển sang sử dụng sản phẩm thay thế. Sản phẩm thay thế thông thường làm giảm lợi nhuận của doanh nghiệp bởi vì nếu khách hàng mua sản phẩm thay thế sản phẩm của doanh nghiệp thì một phần lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ bị phân phối cho những sản phẩm đó. Sản phẩm thay thế là mối đe doạ trực tiếp tới khả năng cạnh tranh và mức lợi nhuận của doanh nghiệp.

1.3.3.2. Các yếu tố bên trong của doanh nghiệp.

* Nguồn nhân lực:

Đây là yếu tố quyết định của sản xuất kinh doanh bao gồm:

- Ban giám đốc doanh nghiệp 

- Các cán bộ quản lý các cấp trung gian và đội ngũ công nhân viên.

Ban giám đốc là những cán bộ cấp quản lý cao nhất trong doanh nghiệp, những người trực tiếp tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đồng thời hoạch định chiến lược phát triển và chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.

Các thành viên trong ban giám đốc ảnh hưởng rất lớn đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp . Nếu các thành viên có khả năng, kinh nghiệm, trình độ, năng lực… thì họ sẽ đem lại cho các doanh nghiệp những lợi ích trước mắt như tăng doanh thu , tăng lợi nhuận mà còn cả uy tín, lợi ích lâu dài của doanh nghiệp. Đây là yếu tố quan trọng tác động đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Thực tế đã chứng minh có nhiều doanh nghiệp làm ăn không hiệu quả đi đến thua lỗ phá sản là do trình độ quản lý yếu kém. Như vậy vai trò của nhà quản trị cấp cao là rất quan trọng đối với doanh nghiệp , nhà quản trị cấp cao phải biết tổ chức phối hợp để các bộ phận trong doanh nghiệp hoạt động một cách nhịp nhàng hiệu quả, phải biết biến sức mạnh của cá nhân thành sức mạnh chung của cả tập thể như vậy sẽ nâng cao hiệu quả hoạt động , nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp . Đội ngũ cán bộ quản lý cấp trung gian và đội ngũ nhân viên cũng giữ vai trò rất quan trọng trong doanh nghiệp . Trình độ tay nghề của công nhân và tinh thần làm việc của họ ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng sản phẩm , tới hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp . Khi tay nghề lao động cao cộng thêm ý thức và lòng hăng say nhiệt tình lao động thì việc tăng năng suất lao động là tất yếu. Đây là tiền đề để doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh và đứng vững trên thị trường.

Kết hợp và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực là yếu tố cần thiết cho mỗi doanh nghiệp tạo điều kiện cho sản xuất , hoạt động của doanh nghiệp hoạt động nhịp nhàng trôi chảy, nâng cao được khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

* Vốn, tài chính của doanh nghiệp 

Vốn là một nhân tố vô cùng quan trọng đối với doanh nghiệp . Bất kỳ ở  khâu hoạt động nào của doanh nghiệp dù là đầu tư, mua sắm, sản xuất đều cần phải có vốn. Người ta cho rằng vốn, tài chính là huyết mạch của cơ chế doanh nghiệp , mạch máu tài chính mà yếu sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của doanh nghiệp . Một doanh nghiệp có tiềm năng về tài chính lớn sẽ có nhiều thuận lợi trong việc đổi mới công nghệ, đầu tư mua sắm trang thiết bị đảm bảo nâng cao chất lượng sản phẩm , hạ giá thành để duy trì, nâng cao khả năng cạnh tranh và củng cố vị trí của mình trên thị trường . Qua đó chứng tỏ vốn, tài chính ngày càng có vị trí then chốt quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp như người ta nói " buôn tài không bằng dài vốn".

Nhân tố máy móc thiết bị và công nghệ có ảnh hưởng một cách sâu sắc tới khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp . Nó là nhân tố vật chất quan trọng bậc nhất thể hiện năng lực sản phẩm của doanh nghiệp và tác động trực tiếp đến chất lượng sản phẩm . Ngoài ra, công nghệ sản xuất , máy móc thiết bị cũng ảnh hưởng tới giá thành và giá bán sản phẩm . Một doanh nghiệp có trang thiết bị máy móc hiện đại thì sản phẩm của họ nhất định có chất lượng cao. Ngược lại, không một doanh nghiệp nào có khả năng cạnh tranh cao khi mà trong tay họ là cả hệ thống máy móc cũ kỹ với công nghệ sản xuất lạc hậu.

* Uy tín và bản sắc doanh nghiệp 

Đây là những tài sản vô hình của doanh nghiệp nhưng nó không kém phần quan trọng so với các nguồn lực khác, chúng có ý nghĩa rất lớn đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp . Bản sắc doanh nghiệp tạo ra những nét văn hoá đặc trưng cho doanh nghiệp , khi một doanh nghiệp có văn hoá bản sắc riêng nó sẽ làm cho người lao động gắn bó với doanh nghiệp coi lợi ích của doanh nghiệp như lợi ích của họ và như vậy sẽ khuyến khích người lao động hăng say làm việc, phát huy được tinh thần sáng tạo làm việc của họ. Đó chính là tiền đề để nâng cao năng suất lao động , nâng cao chất lượng sản phẩm từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp . Khi khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp cao thì sẽ nâng cao uy tín của doanh nghiệp và ngược lại thì sẽ làm giảm khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

* Chất lượng và giá cả sản phẩm.

Chất lượng sản phẩm được thể hiện ở  ba mặt: kỹ thuật , kinh tế và thẩm mĩ. Chất lượng về mặt kỹ thuật là chất lượng về chức năng, công dụng hay giá trị sử dụng của sản phẩm. Chất lượng sản phẩm mang tính kinh tế là việc xem xét giá bán có phù hợp với sức mua của người tiêu dùng hay không và có cung ứng đúng lúc cho họ hay không? Chất lượng về mặt thẩm mỹ thể hiện ở mặt kiểu dáng, màu sắc, bao bì có phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng hay không.

Giá cả là một chỉ tiêu rất quan trọng để đánh giá khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Nó bao gồm cả giá mua, giá nhập nguyên phụ liệu và giá bán sản phẩm . Nếu doanh nghiệp có  lợi thế về giá nhập nguyên phụ liệu thấp tức là chi phí cho sản phẩm thấp và giá bán sản phẩm sẽ thấp hơn đối thủ cạnh tranh dẫn đến doanh nghiệp có khả năng cạnh tranh cao hơn.

* Tính đa dạng và khác biệt của sản phẩm.

Đa dạng hoá sản phẩm sẽ giúp doanh nghiệp giảm bớt rủi ro, san xẻ rủi ro vào các mặt hàng khác nhau, lợi nhuận của mặt hàng này có thể bù đắp cho mặt hàng khác. Đồng thời đa dạng hoá sản phẩm nhằm thoả mãn tối đa nhu cầu của các khách hàng khác nhau. Bởi vì nhu cầu của khách hàng rất đa dạng, phong phú theo các lứa tuổi nghề nghiệp, giới tính khác nhau do vậy các sản phẩm của doanh nghiệp cũng phải tương ứng với các nhu  cầu đó.

Sự khác biệt về sản phẩm là một công cụ để cạnh tranh hữu hiệu. Nếu doanh nghiệp có các sản phẩm ưu thế so với các sản phẩm cùng loại thì khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp là rất cao, doanh nghiệp có ít đối thủ cạnh tranh.

* Mạng lưới phân phối và xúc tiến thương mại 

Việc tổ chức mạng lưới phối có ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp . Nếu doanh nghiệp tổ chức mạng lưới phân phối hợp lý và quản lý tốt chúng thì sẽ cung cấp hàng hoá tới khách hàng đúng mặt hàng,đúng số lượng và chất lượng , đúng nơi đúng lúc với chi phí tối thiểu. Như vậy doanh nghiệp sẽ thoả mãn được tối đa nhu cầu khách hàng đồng thời tiết kiệm được chi phí lưu thông, khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp tăng lên.
Các nhân tố trên đây có khả năng ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp tới khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp . Điều quan trọng là doanh nghiệp phải nghiên cứu được tác động nào là lợi thế để phát huy, tác động nào có hại để có các biện pháp đối phó.

1.4. Sự cần thiết và phương hướng nâng cao khả năng cạnh tranh.

1.4.1. Sự cần thiết phải nâng cao khả năng cạnh tranh trong điều kiện hội nhập.

Trong điều kiện hội nhập kinh tế với khu vực và thế giới , để tồn tại và đứng vững trên thị trường các doanh nghiệp  cần phải cạnh tranh gay gắt với không chỉ với các doanh nghiệp trong nước mà còn phải cạnh tranh với các Công ty tập đoàn xuyên quốc gia. Đối với các doanh nghiệp , cạnh tranh luôn là con dao hai lưỡi. Quá trình cạnh tranh sẽ đào thải các doanh nghiệp không đủ năng lực cạnh tranh để đứng vững trên thị trường . Mặt khác cạnh tranh buộc các doanh nghiệp phải không ngừng cố gắng trong hoạt động tổ chức sản xuất kinh doanh của mình để tồn tại và phát triển . Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật công nghệ đang phát triển nhanh nhiều công trình khoa học công nghệ tiên tiến ra đời tạo ra các sản phẩm tốt, đáp ứng nhu cầu mọi mặt của con người. Người tiêu dùng đòi hỏi ngày càng cao về sản phẩm mà nhu cầu của con người thì vô tận, luôn có " ngách thị trường " đang chờ các nhà doanh nghiệp tìm ra và thoả mãn. Do vậy các doanh nghiệp phải đi sâu nghiên cứu thị trường , phát hiện ra những nhu cầu mới của khách hàng để qua đó có thể lựa chọn phương án phù hợp với năng lực kinh doanh của doanh nghiệp để đáp ứng nhu cầu khách hàng . Trong cuộc cạnh tranh này doanh nghiệp nào nhạy bén hơn thì doanh nghiệp đó sẽ thành công.
Tóm lại, việc nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong điều kiện hội nhập là cần thiết cho sự  tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.

1.4.2. Phương hướng nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong điều kiện hội nhập.

Trước kia và cả hiện nay các doanh nghiệp nước ta vẫn kinh doanh trong môi trường có sự bảo hộ khá lớn của Nhà nước . Nên giữa các doanh nghiệp chưa cạnh tranh có một sự tự do bình đẳng,các doanh nghiệp chưa hoàn toàn chủ động trong việc tìm kiếm thị trường.

Nhưng với xu thế hội nhập kinh tế quốc tế và các tổ chức kinh tế khu vực và thế giới như ASEAN, AFTA… tiến tới là WTO thì muốn hay không muốn hàng rào bảo hộ mậu dịch của nước ta cũng giảm xuống đáng kể, hàng rào thuế quan sẽ bị bãi bỏ. Khi đó các Công ty nước ngoài và các Công ty của ta có quyền kinh doanh bình đẳng như nhau trong và cả nước ngoài . Trước tình hình đòi hỏi các doanh nghiệp phải tự chuyển mình để thích ứng với các chính sách bảo hộ của Nhà nước để chiếm lĩnh thị trường trong nước cũng như nước ngoài , không còn cách nào khác là doanh nghiệp phải tự mình vận động,phải phát huy nội lực của mình để nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

1.4.2.1. Có chính sách chiến lược kinh doanh đúng đắn.

Chiến lược kinh doanh được hiểu là một kế hoạch tổng hợp toàn diện và thống nhất của toàn doanh nghiệp .Nó định hướng phát triển của doanh nghiệp trong tương lai , chỉ ra các mục tiêu đi tới của doanh nghiệp , lựa chọn các phương án hành động triển khai việc phân bổ nguồn lực sao cho thực hiện có kết quả mục tiêu xác định. Chiến lược kinh doanh giúp doanh nghiệp thấy rõ hướng đi trong lương lai, nhận biết được cơ hội hay nguy cơ sẽ xảy ra trong kinh doanh đồng thời giúp nhà quản trị đưa ra những quyết định để đối phó với từng trường hợp nhằm nâng cao hiệu quả . Vì vậy chiến lược kinh doanh là cần thiết và không thể thiếu đối với mỗi doanh nghiệp . Việc xây dựng chiến lược kinh doanh sẽ dựa vào khách hàng, bản thân doanh nghiệp và các đối thủ cạnh tranh. Chiến lược phải xây dựng theo cách mà từ đó doanh nghiệp có thể phân biệt mình với đối thủ cạnh tranh tích cực do sử dụng những sức mạnh tương đối của mình để thoả mãn tốt hơn nhu cầu của khách hàng. Từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

Một chiến lược kinh doanh thành công là chiến lược đảm bảo mức độ tương xứng của đối thủ cạnh tranh. Vì vậy một chiến lược kinh doanh đúng đắn và hợp lý sẽ là một lợi thế rất lớn để nâng cao hơn khả năng của doanh nghiệp.

Bên cạnh các chiến lược kinh doanh là các chính sách về sản phẩm và cặp thị trường sản phẩm … có ý nghĩa quyết  định đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp . Chính sách sản phẩm là xương sống của chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp . Cạnh tranh càng gay gắt thì vai trò của chính sách sản phẩm càng trở nên quan trọng. Nó là nhân tố quyết định thành công của các chiến lược kinh doanh và chiến lược Marketing bởi vì nó là sự đảm bảo thoả mãn nhu cầu thị trường và thị hiếu khách hàng trong từng thời kỳ hoạt động của doanh nghiệp . Vấn đề quan trọng của chính sách sản phẩm là doanh nghiệp phải nắm vững và theo dõi chặt chẽ chu kỳ sống của sản phẩm và việc phát triển sản phẩm mới cho thị trường.

Chu kỳ sống của sản phẩm hay vòng đời của sản phẩm là khoảng thời gian mà từ khi nó được đưa ra thị trường cho tới khi nó không còn tồn tại trên thị trường nữa. Các doanh nghiệp cần phải nắm được chu kỳ sống của sản phẩm nằm trong giai đoạn nào của vòng đời của nó để khai thác tối đa hay chủ động cải tiến hoàn thiện đổi mới sản phẩm nhằm nâng cao chu kỳ sống của sản phẩm , giữ vững thị trường và tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường.

Trên thị trường luôn xuất hiện các đối thủ cạnh tranh và doanh nghiệp cần phải có những biện pháp để cạnh tranh hưũ hiệu. Một trong những thủ pháp để cạnh tranh hữu hiệu là cạnh tranh về sản phẩm . Khả năng cạnh tranh có cao hay không là do uy tín, chất lượng sản phẩm trên thị trường. Phát triển sản phẩm mới là điều tất yếu phù hợp với yêu cầu của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật , đáp ứng được nhu cầu phát triển và mở rộng thị trường nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp . Đây là công việc mang tầm quan trọng lớn để cạnh tranh trong thời đại ngày nay. Theo triết lí kinh doanh của các Công ty Nhật Bản là " làm ra sản phẩm tốt hơn của đối thủ cạnh tranh, còn nếu không làm tốt hơn thì phải làm khác đi".

1.4.2.2. Nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực.

* Nguồn nhân lực:

Trong doanh nghiệp từ nhà quản trị tới mỗi nhân viên mỗi thành viên đều thể hiện bộ mặt của doanh nghiệp . Muốn biết một doanh nghiệp có mạnh hay không có thể đánh giá năng lực quản lý của nhà quản trị và trình độ của nhân viên, khả năng thích ứng với công nghệ mới của doanh nghiệp . Mỗi cá nhân trong doanh nghiệp đều có nhu cầu và lợi ích khác nhau cũng như có khả năng và năng lực khác nhau. Vì vậy nhà quản trị cần phải biết kết hợp hài hoà lợi ích của cá nhân với lợi ích của cả doanh nghiệp cũng như biến sức mạnh của mỗi cá nhân thành sức mạnh chung của cả tập thể. Có như vậy mới phát huy được hết lợi thế vê nguồn nhân lực để nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

Vốn là nguồn lực vô cùng quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp . Nếu quản lý tồi là nguyên nhân thứ nhất, thì thiếu vốn là nguyên nhân thứ hai dẫn các doanh nghiệp vào con đường phá sản.

Vốn là  biểu hiện bằng tiền tất cả các tài sản doanh nghiệp nhằm để tổ chức thực hiện quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp . Có tiền có vốn thì doanh nghiệp mới có thể mua đầu tư máy móc thiết bị , đổi mới công nghệ, đầu tư xây dựng cơ bản, thuê lao động , mua nguyên vật liệu.

Vốn có thể là vốn chủ sở hữu vốn vay hoặc vốn huy động từ các tổ chức cá nhân khác. Một doanh nghiệp có tỉ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng vốn kinh doanh cao thì khả năng tự chủ về tài chính tốt, doanh nghiệp sẽ có lợi thế trong công việc  đầu tư dài hạn vào các lĩnh vực kinh doanh có tỉ xuất lợi nhuận cao. Hoặc khả năng huy động vốn tốt sẽ đáp ứng nhu cầu vốn kinh doanh một cách kịp thời.

Tóm lại, doanh nghiệp có số vốn lớn, khả năng huy động vốn cao sẽ là một lợi thế trong việc nắm bắt thông tin, nhận biết cơ hội kinh doanh và biến các cơ hội đó thành lợi thế của mình từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

* ứng dụng công nghệ khoa học tiên tiến.

Cùng với việc phát triển các hoạt động của doanh nghiệp ,áp dụng kỹ thuật hiện đại và sửa đổi hệ thống điều hành là phương pháp gia tăng sản xuất và tạo ra lợi thế so sánh kết tinh trong từng sản phẩm . Công nghệ tiên tiến giúp cho việc sản xuất được đồng bộ, tiết kiệm thời gian, tăng năng suất lao động và giảm thiểu các sản phẩm lỗi. Tuy nhiên áp dụng công nghệ hiện đại không có nghĩa là công nghệ nào mới nhất thì dùng là phải lựa chọn công nghệ vừa hiện đại vừa phù hợp với điều kiện kinh tế của doanh nghiệp và trình độ của người lao động . Có như vậy mới tiết kiệm được chi phí kinh doanh và phát huy được lợi thế của công nghệ.

Các yếu tố đầu vào trung gian cũng là một lợi thế so sánh của doanh nghiệp . Khi cùng kinh doanh một mặt hàng như nhau, nếu mỗi doanh nghiệp có nguồn cung ứng tốt đảm bảo cả về chất lượng và số lượng cũng như về mặt thời gian thì doanh nghiệp sẽ có lợi thế hơn so với các đối thủ cạnh tranh.

1.4.2.3. Giữ gìn và quảng bá uy tín, hình ảnh của doanh nghiệp 

Đối với bất cứ doanh nghiệp nào việc có được chỗ đứng trên thị trường đã khó nhưng việc có được hình ảnh tốt đẹp trên thị trường và quảng bá hình ảnh đó lại càng khó hơn càng khó hơn. Việc duy trì và quảng bá hình ảnh của doanh nghiệp là một quá trình lâu dài tốn nhiều công sức. Khi doanh nghiệp đã có uy tín trên thị trường thì tự nó đã tạo cho doanh nghiệp khả năng cạnh tranh nhất định so với các đối thủ. Do vậy, mỗi doanh nghiệp cần phải gìn giữ và quảng bá uy tín hình ảnh của mình để nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Chương 2
khảo sát và đánh giá Thực trạng khả năng 
cạnh tranh  mặt hàng rau quả Tổng công ty
 rau quả, nông sản Việt Nam

2. Quá trình hình thành và phát triển của  tổng công ty rau quả, nông sản

2.1. Lịch sử hình thành và các giai đoạn phát triển

2.1.1. Lịch sử hình thành

Tổng Công ty Rau quả, Nông sản có tên giao dịch quốc tế là VIETNAM National Vegetables, Fruits and Agricultural Products Corporation, viết tắt là Vegetexco Việt Nam.

Trụ sở chính: Số 2, Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam.

Tổng công ty Rau quả, Nông sản được thành lập theo quyết định số 66/QĐ/BNN-TCCB ngày 11 tháng 6 năm 2003 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Tổng công ty có 24 nhà máy chế biến thực phẩm xuất khẩu, 34 công ty trực thuộc, 6 chi nhánh và 5 công ty liên doanh với nước ngoài.

Tổng công ty có mối quan hệ bạn hàng với 60 nước trên thế giới, trong đó các thị trường chính là Mỹ, Nga, Trung Quốc, Tây Âu, Nhật Bản v.v...

Tổng công ty đang mở rộng mạng lưới tiêu thụ hàng hóa trong nước.

Tổng công ty sẵn sàng thiết lập quan hệ hợp tác, liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp và pháp nhân trong nước và nước ngoài.

Tuy thời gian hoạt động của Tổng công ty Rau quả, Nông sản chưa phải là dài nhưng chúng ta có thể chia làm 3 giai đoạn chính:

* Giai đoạn 1 (1988 - 1990) (Tổng công ty Rau quả Việt Nam cũ) 

Thời gian này tổng công ty hoạt động theo cơ chế bao cấp, sản xuất kinh doanh thời kỳ này đang nằm trong quỹ đạo của sự hợp tác Rau quả Việt Xô (1986 - 1990), vật tư chủ yếu phục vụ cho sản xuất nông nghiệp đều do Liên Xô cung cấp. Sản phẩm rau quả tươi và rau quả chế biến của Tổng công ty được xuất sang Liên Xô là chính (chiếm đến 97,7% kim ngạch xuất khẩu).

* Giai đoạn 2 (1991 - 1995) (Tổng công ty Rau quả Việt Nam cũ)

Thời kỳ này nền kinh tế nước ta đang chuyển mạnh từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường. Hàng loạt chính sách khuyến khích sản xuất công nông nghiệp, khuyến khích xuất khẩu ra đời tạo điều kiện có thêm môi trường thuận lợi để sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, Tổng Công ty gặp phải không ít khó khăn. Nếu như trước năm 1990, Tổng Công ty được Nhà nước giao nhiệm vụ làm đầu mối tổ chức nghiên cứu sản xuất chế biến và xuất khẩu rau quả thì đến thời kỳ này ưu thế đó không còn Nhà nước cho phép hàng loạt doanh nghiệp kinh doanh và xuất khẩu mặt hàng rau quả, bao gồm cả doanh nghiệp trong nước cũng như doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tạo thế cạnh tranh mạnh mẽ với Tổng Công ty. Măt khác, thời kỳ này không còn chương trình hợp tác rau quả Việt Xô. Việc chuyển đổi cơ chế sản xuất kinh doanh từ bao cấp sang cơ chế thị trường bước đầu khiến cho các chính sách sản xuất kinh doanh của Tổng công ty còn lúng túng, bỡ ngỡ. Do đó, Tổng Công ty vừa làm vừa phải tìm cho mình hướng đi thích ứng trước hết là để ổn định, sau đó để phát triển.

* Giai đoạn 3 (từ năm 1996 đến nay)

Là thời kỳ hoạt động theo mô hình mới của Tổng Công ty theo quyết định số 90CP. Thời kỳ này, Tổng Công ty đã tạo được uy tín cao trong quan hệ đối nội, đối ngoại. Hàng hóa được xuất khẩu đi hơn 40 thị trường trên thế giới với số lượng ngày càng tăng. Chất lượng mẫu mã sản phẩm ngày càng được chú ý cải tiến, nâng cao hơn. Tổng Công ty đã có những bài học kinh nghiệm của nền kinh tế thị trường trong những năm qua, từ những thành công và thất bại trong sản xuất kinh doanh từ đó Tổng Công ty đã tìm cho mình những bước đi thích ứng, đã dần đi vào thế ổn định và phát triển.

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ  của Tổng Công ty Rau quả Nông sản.

a) Chức năng

Do đặc điểm kinh doanh của Tổng công ty là sản xuất và chế biến rau quả, một chuyên ngành kinh tế kỹ thuật rất khác biệt với các chuyên ngành khác trong nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm, ngành này đòi hỏi sự khắt khe trong việc tổ chức sản xuất và chế biến, kinh doanh trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đáp ứng nhu cầu về rau quả ở trong nước và trên thế giới ngày càng tăng. Tổng công ty rau quả, nông sản có các chức năng sau:

- Hoạch định chiến lược phát triển chung, tập trung các nguồn lực (vốn, kỹ thuật, nhân sự...) để giải quyết các vấn đề then chốt như: đổi mới giống cây trồng, công nghệ, quy hoạch và đầu tư phát triển nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất rau quả.

- Tổ chức quản lý kinh doanh.

Tổ chức bộ máy kinh doanh phù hợp, đổi mới trang thiết bị, đặt chi nhánh văn phòng đại diện của Tổng công ty trong và ngoài nước. 

Mở rộng kinh doanh, lựa chọn thị trường, thống nhất thị trường giữa các đơn vị thành viên được xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của nhà nước.

Quy định khung giá chung xây dựng và áp dụng các định mức lao động mới và các đối tác nước ngoài.

Tổ chức công tác tiếp thị, hoạch định chiến lược thị trường, chiến lược mặt hàng, giá cả nhằm tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

- Quản lý sử dụng vốn đất đai, tài nguyên, các nguồn lực khác, đầu tư, liên doanh liên kết, góp vốn cổ phần, chuyển nhượng thay thế, cho thuê, thế chấp cầm cố tài sản.

b) Nhiệm vụ

Tổng công ty Rau quả, Nông sản thực hiện các nhiệm vụ chính là:

- Sản xuất, chế biến, kinh doanh và xuất nhập khẩu rau quả, nông lâm thủy, hải sản.

- Nghiên cứu và chuyển giao khoa học, công nghệ chuyên ngành về sản xuất, chế biến rau quả, nông lâm thủy, hải sản.

- Tư vấn đầu tư phát triển sản xuất, chế biến rau quả, nông lâm, thủy, hải sản.

- Kinh doanh tài chính và các lĩnh vực khác.

2.1.3. Cơ cấu tổ chức Tổng công ty rau quả, nông sản Việt Nam

Ta có sơ đồ tổ chức của Tổng công ty Rau quả, Nông sản


Các tổ chức hoạt động của Tổng Công ty bao gồm 4 khối sau đây:

+ Khối nông nghiệp: Tổng Công ty có 28 nông trường với 40.000 ha đất canh tác rải rác trên toàn quốc. Các nông trường trồng các loại cây nông nghiệp và cây công nghiệp như: dứa, cam, chanh, chuối, lạc, vải, đậu xanh, rau các loại,.... chăn nuôi gia súc như trâu, bò, lợn và gia cầm các loại, v.v...

+ Khối công nghiệp: Tổng Công ty có 17 nhà máy chế biến nằm rải rác khắp từ Bắc vào Nam bao gồm:

Phía Bắc có các nhà máy: Hà Nội (có 2 nhà máy), Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Đồng Giao (Ninh Bình), Hải Phòng, Lục Ngạn (Bắc Giang), SaPa (Lào Cai), Nam Định.

Miền Trung có các nhà máy: Hà Tĩnh, Nghĩa Đàn.

Phía Nam có các nhà máy: Duy Hải (TP HCM), Tân Bình, Mỹ Châu (TP HCM), Quảng Ngãi, Kiên Giang, Đồng Nai.

Các nhà máy chế biến có các sản phẩm sau: sản phẩm đóng hộp, sản phẩm đông lạnh, sản phẩm muối và dầm giấm, gia vị, nước quả cô đặc, bao bì...

+ Khối xuất nhập khẩu: Tổng Công ty có 6 công ty xuất nhập khẩu ở Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh.

Các mặt hàng xuất khẩu trong lĩnh vực rau quả: rau quả tươi, rau quả đóng hộp, rau quả sấy khô, rau muối và dầm giấm, gia vị, rau quả đông lạnh, hoa tươi và cây cảnh, nước quả cô đặc, các sản phẩm nông nghiệp và các sản phẩm khác...

Các mặt hàng nhập khẩu: Vật tư nông nghiệp, vật tư công nghiệp và máy móc thiết bị cho các nhà máy chế biến, các hóa chất khác.

+ Khối nghiên cứu khoa học: Tổng Công ty có 1 Viện nghiên cứu và nhiều trạm thực nghiệm chuyên nghiên cứu các giống mới, sản phẩm mới, cải tiến bao bì mẫu mã, nhãn hiệu, thông tin kinh tế và đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật.

2.1.4. Tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh trên thị trường xuất khẩu sản phẩm của Tổng công ty

Tình hình phát triển chung của thế giới và Việt Nam trong lĩnh vực thương mại XNK có nhiều thuận lợi. Đảng và Chính phủ đã có nhiều chủ trương, nghị quyết về hợp tác kinh tế quốc tế và tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để chúng ta chuẩn bị và thực hiện hội nhập vào nền kinh tế của khu vực và thế giới. Để tìm hiểu về tình hình kinh doanh của Tổng công ty rau quả, nông sản Việt Nam ta xem xét một số kết quả đáng chú ý sau:

Biểu 1:  Kết quả hoạt động kinh doanh của Tổng công ty trong 3 năm 
(2001-2003)

	STT
	Các chỉ tiêu cơ bản
	Đơn vị
	2001
	2002
	2003
	So sánh 2002/2001
	So sánh 2003/2002

	
	
	
	
	
	
	Chênh lệch
	Tỷ lệ (%)
	Chênh lệch
	Tỷ lệ (%)

	1
	Tổng doanh thu
	tr®
	1.023.538
	1.670.000
	2.670.000
	159.462
	115,58
	1.787.000
	225.69

	2
	Tổng sản lượng nông nghiệp
	tr®
	38.000
	41.000
	61.000
	3.000
	107,89
	20.000
	148,78

	3
	Tổng sản lượng công nghiệp
	tr®
	327.455
	424.000
	613.000
	96.545
	129.48
	189.000
	144,58

	4
	Tổng kim ngạch XNK
	USD
	60.478.714
	70.780.489
	132.000.000
	10.301.775
	117,03
	61.219.511
	186,49

	5
	Lợi nhuận trước thuế
	tr®
	7.348
	14.091
	20.800
	6.743
	191,76
	6.709
	147,6

	6
	Tổng vốn đầu tư XDCB
	tr®
	51.698
	83.800
	129.450
	32.102
	162,09
	45.650
	57,47

	7
	Các khoản nộp ngân sách
	tr®
	45.095
	86.852
	180.000
	41.787
	192,66
	93.118
	207,18


(Nguồn: Báo cáo tổng kết công tác SXKD qua các năm của Tổng công ty rau quả, nông sản)

Qua biểu số liệu trên ta thấy rằng tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty tương đối tốt doanh thu năm nào cũng cao hơn năm trước. Năm 2002 tổng doanh thu của toàn Tổng Công ty đạt 1.183.000 triệu đồng tăng 15,58% so với năm 2001. Phải nói rằng năm 2003 Tổng Công ty đã có một chiến lược kinh doanh rất đúng đắn nên tổng doanh thu của Tổng Công ty tăng mạnh là 125,69% hay về số tuyệt đối là 1.487.000triệu đồng. Những con số này phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của Tổng Công ty. Phải nói rằng đạt được kết quả như vậy là nhờ một sự nỗ lực của các đơn vị thành viên trong Tổng Công ty đã có nhiều chủ động trong sản xuất và kinh doanh.

- Đối với công tác XNK: Trong những năm qua mặc dù có rất nhiều khó khăn nhưng nhìn chung công tác XNK của các đơn vị trong Tổng Công ty thực sự có nhiều cố gắng và đạt được những kết quả khích lệ. Chúng ta đã giữ được thị trường truyền thống về bắt đầu mở rộng được rất nhiều thị trường mới. Tổng giá trị kim ngạch XNK năm 2001 là 60.478.714 USD bằng 140,5% so với thực hiện năm 2000 và bằng 100,8% so với kế hoạch Bộ giao. 

Trong đó giá trị xuất khẩu là 25.176.378 USD bằng 112,24% so với thực hiện năm 2000, giá trị nhập khẩu là 35.302.400 USD bằng 170,79% so với thực hiện năm 2000. Năm 2002 bằng giá trị kim ngạch XNK là 70.780.489 USD bằng 117,03% so với thực hiện năm 2001 và bằng 91% so với kế hoạch Bộ giao. Trong đó giá trị xuất khẩu là 26.079.938 USD bằng 104% so với thực hiện năm 2001, tăng 4% hay về số tuyệt đối là 903.000 USD là giá trị nhập khẩu là 44.700.550 USD bằng 127% so vói thực hiện năm 2001, tăng 27% hay về số tuyệt đối 939.820 USD.

Năm 2003 tổng giá trị kim ngạch XNK là 132 triệu USD bằng 116% so với kế hoạch Bộ giao và bằng 101% so với kế hoạch. Trong đó giá trị xuất khẩu là 69,9% triệu USD bằng 261% so với thực hiện năm 2002, tăng 164% hay về số tuyệt đối là 42.920.062 USD và giá trị nhập khẩu là 62,1USD bằng 138,92% so với thực hiện năm 2002, tăng 38,9 hay về số tuyệt đối 17.399.450 USD.

- Trong SXNN do Tổng Công ty đã xác định đúng hướng đầu tư giống cây trồng, chú trọng nghiên cứu tìm tòi và phát triển các giống cây mới, trên cơ sở hình thành các vùng nguyên liệu tập trung trong cả nước tạo nên nguồn nguyên liệu ổn định cho sản xuất và chế biến. Vì vậy đã làm cho giá trị tổng sản lượng nông nghiệp tăng dần. Năm 2001 giá trị tổng sản lượng 38 tỷ đồng. Năm 2002 giá trị này đạt 41 tỷ đồng, bằng 107,89% hay về số tuyệt đối là 3 tỷ đồng (so với thực hiện 2001). Năm 2003 giá trị này đạt 61 tỷ đồng bằng 148,8% hay về số tuyệt đối là 20 tỷ đồng (so với thực hiện 2001).

- Trong sản xuất công nghiệp Tổng Công ty đã có những đầu tư đổi mới thiết bị, nhiều đơn vị trong Tổng Công ty đã chú trọng đến việc tổ chức quản lý chất lượng cho nên chất lượng sản phẩm của hầu hết các đơn vị được chưa cao, đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của người tiêu dùng.

Năm 2001 giá trị tổng sản lượng công nghiệp đạt 327.455 triệu đồng. Năm 2002 giá trị tổng sản lượng công nghiệp đạt 124.000 triệu đồng bằng 129,48% số tuyệt đối là 96.545 triệu đồng so với thực hiện năm 2001. Đến năm 2003 đạt 613.000 triệu đồng bằng 144,57% số tuyệt đối là 189 (triệu đồng) so với thực hiện năm 2002.

Ngoài ra còn phải kể đến nghĩa vụ của Tổng Công ty đối với Nhà nước. Việc thực hiện các khoản nộp ngân sách Nhà nước đều đặn, tăng dần qua các năm. Các khoản nộp ngân sách năm 2002 bằng 192,66% năm 2001 về số tuyệt đối đó là 41.787 triệu đồng, năm 2003 bằng 207,18% về số tuyệt đối là 93.118 triệu đồng.

Nhìn chung công tác kinh doanh năm 2003 của hầu hết các phòng và các đơn vị cơ quan văn phòng tổng Công ty đều có mức tăng trưởng lớn về kim ngạch, doanh số và hiệu quả kinh doanh so với năm 2002.

Có thể nói năm 2003 tình hình kinh doanh của Tổng Công ty có bước nhảy vọt lợi nhuận của Công ty không ngừng tăng lên, lợi nhuận năm 2002 đạt 191,76% số tuyệt đối là 6.743 triệu ® so với năm 2001. Lợi nhuận năm 2003 đạt 147,6% số tuyệt đối là 6709 triệu đồng so với năm 2002. Kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty năm 2003 có sự tăng trưởng lớn mạnh như vậy là do cùng với sự tăng trưởng của nền kinh tế đất nước, thị trường trong nước và thế giới ổn định, thuận lợi trong kinh doanh với bạn hàng trong và ngoài nước. Đi đôi với sự phát triển lớn mạnh của Công ty, đời sống và việclàm của cán bộ công nhân viên Tổng Công ty từng bước được cải thiện, từ đó tạo được sự quan tâm găn bó mật thiết giữa người lao động và doanh nghiệp, cùng nhau góp sức phấn đấu vì sự phát triển của Tổng Công ty.

2.2. Tình hình và kết quả tiêu thụ sản phẩm rau quả xuất khẩu
2.2.1. Tình hình tiêu thụ theo cơ cấu sản phẩm
Tổng Công ty có 4 nhóm hàng rau quả XK chính, đó là:

- Rau quả hộp: dứa khoanh, dứa rẻ quạt, dứa miệng nhỏ, chôm chôm, xoài, thanh long, nấm hộp, dưa chuột và các loại hoa quả nhiệt đới khác đóng hộp…

- Rau quả đông lạnh: dứa, xoài, chôm chôm, đậu, nước dừa.

- Rau quả sấy khô: chuối, xoài, long nhãn, vải khô…

- Rau quả sấy muối: dưa chuột, gừng, nấm, mơ, ớt…

Ngoài ra Tổng Công ty còn kinh doanh một số mặt hàng rau tươi (khoai tây, bắp cải, su hào, cà rốt…) hạt giống rau (hành tây, cà chua, dưa chuột, đậu), quả tươi (cam, quýt, chanh, bưởi, nhãn, xoài…) gia vị (ớt bột, ớt quả khô, gừng bột, quế thanh, tiêu đen, hoa hồi)…

Biểu 2: cơ cấu sản phẩm rau quả xuất khẩu của Tổng Công ty.

ĐVT: nghìn tấn

	STT
	Nhóm hàng
	2001
	2002
	2003
	So sánh 2002/2001
	So sánh 2003/2002

	
	
	
	
	
	CL
	Tỷ lệ (%)
	CL
	Tỷ lệ (%)

	1
	Rau quả tươi
	1384,7
	1415,3
	3372,1
	30,6
	102,2
	1956,8
	238,3

	2
	Rau quả đông lạnh
	11,2
	22,5
	61,38
	11,3
	200,89
	38,88
	272,8

	3
	Rau quả hộp
	8510,6
	8657,2
	17124,3
	146,6
	101,7
	8467,1
	197,8

	4
	Rau quả sấy muối
	2952,3
	2876,5
	4308,6
	-75,8
	97,43
	14321
	149,8


(Nguồn: Báo cáo thực hiện xuất khẩu của Tổng công ty rau quả, nông sản)
Nhìn vào cơ cấu mặt hàng xuất khẩu của Tổng Công ty, thì ta thấy rằng, số lượng mặt hàng rau quả tươi xuất khẩu tăng đều đặn và "vượt mức" năm 2003. Năm 2002 mặt hàng này xuất khẩu tăng 30,6 nghìn tấn với số tương đối là 102,2% so với năm 2001. Năm 2003 sản lượng xuất khẩu rau quả tươi đạt được 3372,1 nghìn tấn tăng 1956,8 nghìn tấn so với tương đối là 238,3% so với năm 2002. Điều này chứng tỏ mặt hàng rau quả tươi của Tổng Công ty đang ngày càng được thị trường thế giới chấp nhận.

Đối với rau quả đông lạnh. Năm 2001 chỉ đạt 11,2 nghìn tấn, năm 2002 tăng 11,3 nghìn tấn với số tương đối là 200,89% nghìn tấn, năm 2002 tăng 11,3 nghìn tấn với số tương đối là 200,89% so với năm 2001. Năm 2003 sản lượng xuất khẩu rau quả đông lạnh đạt 61,38 nghìn tấn tăng 38,88 nghìn tấn với só tương đối là 272,8% so với năm 2002. Có thể nói mặt hàng rau quả đông lạnh đang dần từng bước xâm nhập thị trường thế giới.

Mặt hàng rau quả hộp của Tổng Công ty là mặt hàng chủ lực được xuất khẩu với số lượng lớn nhất và ổn định nhất qua các năm. Năm 2001 sản lượng mặt hàng này xuất khẩu đạt 8510,6 nghìn tấn. Năm 2002 có tăng một chút với số lượng là 146,7 nghìn tấn số tương đối là 101,7% so với năm 2001. Năm 2003 mặt hàng này được xuất khẩu một lượng lớn đạt 17.124,3 nghìn tấn số tương đối là 197,8% so với năm 2002. Với sự ổn định và sản lượng tăng qua các năm chứng tỏ những năm qua Tổng Công ty đã tìm mọi cách nâng cao sản phẩm đồ hộp xuất khẩu như Tổng Công ty đã nhập một số dây truyền đồ hộp hiện đại, để tích cực thâm nhập thị trường…

Riêng mặt hàng rau quả sấy muốn năm 2002 sản lượng xuất khẩu giảm 75,8 nghìn tấn số tương đối là 97,43% so với năm 2001. Năm 2003 sản lượng xuất khẩu rau quả sấy muối đạt 4208,6 tăng 1432,1 nghìn tấn số tương đối là 149,8% so với năm 2002. Nhìn chung mặt hàng rau quả sấy muối đã được Tổng Công ty đầu tư hơn về công nghệ, kỹ thuật nên sản lượng năm 2003 đã tăng hơn so với 2 năm 2001, 2002. Đây cũng là năm khả quan cho các mặt rau quả nói chung về mặt hàng rau quả sấy muối nói riêng.

Có thể nói năm 2003 là năm thành đạt của Tổng Công ty trên phương diện xuất khẩu mặt hàng rau quả tuy đạt được những khả quan nhưng để trở thành một trong những đơn vị hàng đầu trong việc xuất khẩu rau quả, Tổng Công ty phải nỗ lực hơn nữa, phải tìm hiểu thêm, nghiên cứu thị trường về các mặt hàng có khả năng cạnh tranh cao, sản xuất với khối lượng lớn để hạ giá thành sản phẩm và đặc biệt phải có chất lượng cao.

2.2.2. Tình hình tiêu thụ sản phẩm theo phương thức hình thức xuất khẩu.

Hình thức xuất khẩu rau quả của Tổng Công ty rau quả, nông sản Việt Nam hiện nay là hình thức xuất khẩu trực tiếp với bạn hàng, thanh toán cho hoạt động này chủ yếu bằng L/C, các hình thức giao dịch để ký kết hợp đồng có khi đàm phán qua FAX và có khi thông qua đàm phán trực tiếp. Thông thường, việc giao dịch chủ yếu thông qua FAX, vì bạn hàng ở xa, nên nếu giao dịch trực tiếp thì sẽ rất tốn kém vì thế giao dịch của Tổng Công ty chủ yếu qua FAX. Để cho hoạt động giao dịch qua FAX thực hiện một cách nhanh chóng và hiệu quả thì Tổng Công ty có các chuyên viên tiếng Anh riêng chuyên đảm nhiệm, nhiệm vụ phiên dịch cho hoạt động này.

Để cho công tác xuất khẩu được thực hiện một cách nhanh chóng và tốt đẹp thì Tổng Công ty đã có công tác nghiên cứu thị trường. Đây là việc hết sức cần thiết đối với tất cả các doanh nghiệp, trong đó có Tổng Công ty tương đối thành công trong lĩnh vực này. Để xuất khẩu được ngày càng nhiều sản phẩm cho Công ty mình, Tổng Công ty đã cử những nhân viên giỏi trong Tổng Công ty tham gia hội trợ triển lãm thế giới để xem xét mặt hàng cùng loại của đối thủ cạnh tranh về mẫu mã, giá cả và chất lượng của các loại hàng, từ đó tạo tiềnđề cho những cuộc hội thảo về hàng hoá của Tổng Công ty và đưa ra các giải pháp thích hợp để hoàn thiện mình. Để thực hiện việc nghiên cứu thị trường ngày một tốt đẹp hơn. Tổng Công ty còn có những cuộc khảo sát trực tiếp sang các thị trường của đối thủ cạnh tranh và thị trường bạn hàng lớn, cụ thể năm 2002 Tổng Công ty cho nhân viên đi Thái Lan. Trung Quốc và Mỹ để khảo sát nắm bắt tình hình, kết quả Tổng Công ty đã tạo ra bước "nhảy mới" cho mình, năm 2003.

Biểu tổng kim ngạch xuất khẩu: sẽ cho ta thấy rõ hơn bước "nhảy mới" của Tổng Công ty.

Biểu 3: Giá trị kim ngạch XNK rau quả của Tổng Công ty.

§VT: USD

	STT
	Chỉ tiêu
	2001
	2002
	2003
	So sánh 2002/2001
	So sánh 2003/2002

	
	
	
	
	
	CL
	Tỷ lệ (%)
	CL
	Tỷ lệ (%)

	1
	Tổng kim ngạch XNK
	60.478.714
	70.780.489
	132.000.000
	10.301.775
	117
	61.219.511
	186,5

	2
	Tổng kim ngạch XK
	25.176.378
	26.079.938
	69.900.000
	903.560
	103,6
	43.820.062
	268,0

	3
	Tổng kim ngạch NK
	35.302.396
	44.700.550
	62.100.000
	9.398.154
	126,6
	17.399.450
	138,9


(Nguồn: Báo cáo công tác SXKD của Tổng Công ty RQ, NS  qua các năm).

Qua biểu số liệu ta thấy tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng qua các năm 2002, 2003. Năm 2002 tổng kim ngạch XNK đạt 70.780.489 USD tăng so với năm 2001 là 10.301.775 USD với số tương đối là 117%. Trong đó kim ngạch xuất khẩu tăng là 903.560 USD với số tương đối là 103,6%.

Trong khi đó kim ngạch nhập khẩu tăng là 9.398.154 USD với số tương đối là 126,6%. Có thể nói năm 2002 tốc độ tăng của kim ngạch nhập khẩu cao hơn tốc độ tăng của kim ngạch xuất khẩu và ngoài ra kim ngạch nhập khẩu cũng cao hơn kim ngạch xuất khẩu. Do vậy, năm 2003 Tổng công ty đã có những nỗ lực trong việc tìm kiếm thị trường, mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm nên giá trị kim ngạch xuất khẩu tăng hơn hẳn so với năm 2002, quan trọng hơn kim ngạch xuất khẩu tăng hơn kim ngạch nhập khẩu. Năm 2003 tổng kim ngạch XNK đạt 132.000.000 USD tăng so với năm 2002 là 61.219.511 USD, với số tương đối là 186,5%.

Trong đó: 

- Kim ngạch xuất khẩu tăng 43.820.062 USD và số tương đối là 268% so với năm 2001.

- Kim ngạch nhập khẩu tăng 17.399.450 USD và số tương đối là 138,8% so với năm 2001.

Kim ngạch xuất khẩu của Tổng Công ty đạt 69,9 triệu USD lớn hơn kim ngạch nhập khẩu là 62,1 triệu USD với sự chênh lệch là 7,8 triệu USD. Điều đó có nghĩa là Tổng Công ty đem về cho đất nước một lượng ngoại tệ đáng kể. Để đạt được bước nhảy mới đó Tổng Công ty đã đầu tư rất lớn vào quá trình nghiên cứu thị trường, Tổng Công ty hết sức quan tâm và ngày càng được mở rộng.

Việc thanh toán hàng xuất khẩu có thể theo giá FOB hoặc giá CIF tuỳ theo yêu cầu của khách hàng. Hàng được giao từ 2 cảng Hải Phòng và Sài Gòn.

2.2.3. Tình hình tiêu thụ sản phẩm rau quả theo thị trường
Thời kỳ bao cấp, việc sản xuất cái gì, bao nhiêu và như thế nào đều do Nhà nước đề ra quyết định. Các doanh nghiệp chỉ việc thực hiện theo kế hoạch Nhà nước giao mà không còn quan tâm đến thị trường hay nhu cầu người tiêu dùng. Ngày nay, khi nền kinh tế nước ta chuyển sang cơ chế thị trường mọi doanh nghiệp phải chấp nhận cạnh tranh, phấn đấu tồn tại và phát triển trong điều kiện cạnh tranh đó. Trong điều kiện kinh tế cạnh tranh như vậy thì vấn đề thị trường tiêu thụ đóng vai trò quyết định trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Có thị trường thì có sản xuất kinh doanh nhưng thị trường ấy luôn biến động theo nhu cầu và thị hiếu người tiêu dùng, đặc biệt là thị trường nước ngoài.

Do đó mở rộng và phát triển thị trường xuất khẩu là một yếu tố rất quan trọng. Tổng Công ty rau quả, nông sản Việt Nam đã có những nỗ lực rất lớn trong việc mở rộng thị trường, tìm chỗ đứng cho sản phẩm của mình, hoạt động theo phương châm. "Tất cả vì khách hàng, tiện lợi cho khách hàng".

Năm 2001 Tổng Công ty xuất khẩu sang 46 nước với kim ngạch XK đạt 25.176.378 USD

Năm 2002 Tổng Công ty xuất khẩu sang 48 nước với kim ngạch XK đạt 26.079.938 USD

Năm 2003 Tổng Công ty xuất khẩu sang 60 nước với kim ngạch XK đạt 69.0000.000 USD

Biểu 4: Kim ngạch xuất khẩu theo một số thị trường chính

ĐVT: triệu USD

	Nước
	2001
	2002
	2003
	So sánh 2002/2001
	So sánh 2003/2002

	
	
	
	
	CL
	Tỷ lệ (%)
	CL
	Tỷ lệ (%)

	Nga
	3,82
	3,10
	4,94
	-0,72
	-118,8
	1,84
	159,4

	Nhật
	2,17
	2,34
	3,73
	0,17
	107,8
	1,39
	159,4

	Singapore
	2,65
	4,52
	4,82
	1,87
	170,6
	0,3
	106,6

	Mỹ
	2,28
	2,85
	3,17
	0,57
	125
	0,32
	111,2

	Đài Loan
	2,49
	3,11
	4,02
	0,62
	124,9
	0,91
	129,3

	Trung Quốc
	3,33
	3,60
	4,21
	0,27
	107,5
	0,61
	116,9


(Nguồn: Báo cáo sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty rau quả, nông sản).

Thông qua biểu ta thấy nhìn chung các thị trường truyền thống vấn giữ được kim ngạch xuất khẩu đạt khá cao. Có thị trường kim ngạch giảm đi nhưng cũng có thị trường kim ngạch tăng lên rất lớn. Đặc biệt là thị trường Nhật, Nga, Trung Quốc và một số thị trường khác để đạt được kết quả trên đòi hỏi Tổng Công ty phải nỗ lực trong việc nghiên cứu thị trường và triển khai các hoạt động Marketing.

Một số thị trường mà Tổng Công ty cho là rất quan trọng cần phải giữ vững và mở rộng.

* Thị trường Nga: Năm 2002 kim ngạch xuất khẩu giảm 0,72 triệu USD, số tương đối là 118,8% so với năm 2001. Năm 2003 kim ngạch xuất khẩu đã tăng trở lại là 1,84tr.USD, số tương đối là 159,4% so với năm 2002. Đây là thị trường lớn của Tổng Công ty hiện nay Nhà nước quan tâm đã tháo gỡ khó khăn cơ chế thanh toán giữa ta và Nga, tạo điều kiện thuận lợi để xuất khẩu mạnh sang Nga.

* Thị trường Nhật Bản: Năm 2002 kim ngạch xuất khẩu tăng 0,17tr.USD, số tương đối là 107,8% so với năm 2001. Năm 2003 tăng 1,39tr.USD, số tương đối là 159,4%. Với thị trường này Tổng Công ty luôn nuôi dưỡng và phát triển mối quan hệ hợp tác. Vì thị trường này là một trong những thị trường mà Tổng Công ty xuất khẩu với kim ngạch lớn. Vai trò của thị trường Nhật Bản sẽ được tăng cường bởi quan hệ giữa 2 nước ngày càng cải thiện. Nhật Bản cần nhập nhiều hàng hoá từ phía ta, ta cũng cần nhập nhiều loại hàng hoá khác từ phía Nhật Bản.

* Thị trường Singapore: Năm 2002 kim ngạch xuất khẩu tăng 1,87 triệu USD, số tương đối là 170,6% so với năm 2001. Năm 2003 kim ngạch xuất khẩu tăng là 0,3tr.USD, số tương đối là 106,6% so với năm 2002. Đây là thị trường xuất khẩu lớn chỉ sau Nga thị trường này đã làm ăn lâu dài với Tổng Công ty  ngay từ khi mới thành lập, yêu cầu về chất lượng không cao nhưng giá thành lại hạ, đây có thể là thị trường "tạp" phù hợp với thị trường về chủng loại, chất lượng buôn bán nhỏ ở nước ta những năm qua.

* Đài loan: Năm 2002 kim ngạch xuất khẩu tăng 0,62 triệu USD, số tương đối là 107,5% so với năm 2001. Năm 2003 kim ngạch xuất khẩu tăng là 0,61tr.USD, số tương đối là 116,9% so với năm 2002. Cũng là thị trường có quan hệ thương mại với Tổng Công ty nhiều năm qua với giá trị kim ngạch ngày càng tăng và sẽ hứa hẹn một triển vọng tốt đẹp để phát triển.

* Thị trường Trung Quốc: Là thị trường lớn thứ 3 của Tổng công ty. Hàng năm kim ngạch xuất khẩu mặt hàng rau quả đều tăng. Năm 2002 kim ngạch xuất khẩu tăng 0,27 triệu USD, số tương đối là 107,5% so với năm 2001. Năm 2003 kim ngạch xuất khẩu tăng là 0,61tr.USD, số tương đối là 116,9% so với năm 2002. Một thị trường lớn với số dân hơn 1 tỷ người, lại là nước láng giềng. Có thể đây là thị trường có tiềm năng rất lớn để thâm nhập và nó có nhiều mặt gân gũi, tương đồng trong tập quán tiêu dùng của 2 nước. Cho đến nay thì Trung Quốc là nước nhập khẩu lớn thứ 3 của Tổng Công ty về mặt hàng rau quả.

* Thị trường Mỹ: Kim ngạch xuất khẩu hàng năm đều tăng. Năm 2002 kim ngạch xuất khẩu tăng 0,57 triệu USD, số tương đối là 125% so với năm 2001. Năm 2003 kim ngạch xuất khẩu tăng là 0,91tr.USD, số tương đối là 129,3% so với năm 2002. Đây là thị trường có khả năng xuất khẩu hàng rau quả với số lượng lớn. Đây là thị trường có sức mua lớn nhưng lại là thị trường mới mẻ và rất khó tính. Đây là thị trường mà Tổng Công ty gặp khó khăn đó là:

- Hàng rào thuế quan vào Mỹ

- Sự cạnh tranh gay gắt của hàng Thái Lan với chất lượng cao, giá thành thấp hơn vì đồng loạt giảm giá thành nhiều do cuộc khủng hoàng tài chính tiền tệ của Đông Nam ¸.

2.2.4. Tình hình tiêu thụ sản phẩm rau quả xuất khẩu theo đơn vị thánh viên.

Thực hiện chương trình phát triển rau quả của chính phủ và của Bộ NN & PTNT nhiều đơn vị của Tổng Công ty  đã được sự ủng hộ, giúp đỡ của các địa phương trong công tác qui hoạch vùng nguyên liệu và phát triển sản xuất. Ngoài ra các đơn vị sản xuất tạo mặt hàng ổn định và các mặt hàng mới để cạnh tranh với thị trường trong nước, thị trường nước ngoài. Các đơn vị kinh doanh đã có nhiều cố gắng chủ động tìm kiếm bạn hàng giữ vững khách hang truyền thống, mở rộng thị trường xuất khẩu, tìm kiếm các thị trường mới để nâng cao kim ngạch xuất khẩu.

Biểu 5: Tình hình thực hiện kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu của các đơn vị thành viên
	TT
	Đơn vị
	Kế hoạch 2003 TCT giao
	Thực hiện KN 12 tháng 2002
	Thực hiện KN 12 tháng 2003
	Tương đối
	So sánh (%)

	
	
	
	
	
	XK
	 NK
	TH2002
	KH giao

	
	Tổng kim ngạch
	192.800.000
	157.208.255,36
	138.039.719,44
	74.770.441
	66.269.277,8
	90
	73

	I
	DNNN
	162.150.000
	120.034.878,4
	99.296.630,22
	46.796.980
	52.499.649,3
	83
	61

	1
	Cty XNK rau quả I
	4.000.000
	3.079.233
	4.127.544
	2.930.045
	1.197.499
	134
	103

	2
	Cty XNK NS Hà Nội
	18.000.000
	14.415.000
	14.131.899
	3.064.765
	11067.133,7
	98
	79

	3
	Cty XNK rau quả II
	2.400.000
	942.044,72
	476.881
	445.317
	31.564
	51
	20

	4
	Cty XNK NS Đà Nẵng
	12.000.000
	5.672.000
	549.891,8
	230.264
	319.627,5
	10
	5

	5
	Cty XNK rau quả III
	13.500.000
	10.017.360
	13.638,270
	9.658.562
	3.979.707,1
	136
	101

	6
	Cty XNK NS TPHCM
	20.000.000
	15.694.000
	12.794.705
	6.690.798
	6.103.907
	82
	64

	7
	Cty vật tư - XNK
	14.000.000
	14.487.210
	10.273.268
	12.541.200
	10.148.266
	71
	73

	8
	Cty ận tải và ĐLVT
	2.000.000
	1.180.000
	492.067
	311.296
	180.771
	42
	25

	9
	Cty §T  & XNK NLSCB
	2.000.000
	542.000
	143.309
	0,00
	143.309
	26
	7

	10
	Cty SX vµ DVVTKT
	4.800.000
	2.802.000
	4.325.091
	0,00
	4.325.091
	154
	90

	11
	Cty GN & XNK Hải Phòng
	7.000.000
	7.146.473
	5.886.130
	2.840.175
	3.045.955,8
	82
	84

	12
	Cty TP XNK Tân Bình
	2.000.000
	1.097.495
	908.355,12
	813.471
	94.884,1
	83
	45

	13
	Cty TPXK Đồng Giao
	6.000.000
	1.434.579
	1.990.475
	1.990.475
	0,00
	
	33

	14
	Công ty giống rau quả
	1.000.000
	0,00
	136.883,1
	0,00
	135.883
	139
	137

	15
	Cty CBTP XK Quảng Ngãi
	2.200.000
	1.240.059
	1.096.446
	1.088.776
	7.760
	88
	50

	16
	Cty CBTPXK Kiên Giang
	2.000.000
	723.690
	561.249,5
	560.217
	1.032
	78
	28

	17
	Cty XNK rau quả Th Hoá
	9.000.000
	5.542.562
	5.510.600
	3.326.600
	2.184.000
	99
	61

	18
	Cty TPXK Bắc Giang
	100.000
	447.000
	9.033,12
	9.033
	0,00
	2
	9

	19
	Cty rau quả Hà Tĩnh
	50.000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	20
	Cty rau quả SaPa
	300.000
	180.655,42
	36.395
	0,00
	36.965
	20
	12

	21
	VP Tổng công ty
	40.700.000
	30.498.470
	20.160.782
	1.267.507
	7.490.274
	66
	50

	II
	Công ty cổ phần
	30.650.000
	37.173.376,9
	41.743.089,22
	27.973.460,7
	13.769.628,5
	112
	136

	1
	Cty  CP In bao bì Mỹ Châu
	6.000.000
	4.836.684
	5.738.592,6
	0,00
	5.738.592,6
	119
	96

	2
	Cty CP Cảng RQTP HCM
	5.000.000
	6.960.784,7
	6.029.097,9
	0,00
	6.029.097,9
	87
	121

	3
	Cty viana limex - TPHCM
	15.000.000
	21.675.000
	27.536.986
	25.535.048
	2.001.938
	127
	178

	4
	Cty CPDVXNK RQ Sài Gòn
	2.500.000
	2.252.186
	1.270.439
	1.270.439
	0,00
	56
	51

	5
	Cty CP TPXK Hưng Yên
	50.000
	41.263,7
	17.973
	17.973,6
	0,00
	
	36

	6
	Cty CP Vi an
	1.600.000
	1.407.458
	1.150.000
	1.150.000,1
	0,00
	82
	72


(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Tổng công ty rau quả, nông sản năm 2003)
Nhìn chung các đơn vị XNK đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị sản xuất chế biến. Công ty rau quả III đã thực hiện tốt việc làm đầu mối hợp tác tiêu thụ các sản phẩm của các đơn vị trong Tổng Công ty. Tổng Công ty đã tổ chức hội nghị bàn về thu mua và xuất khẩu lạc để tăng kim ngạch XK, hỗ trợ Công ty Thanh Hoá triển khai phương án mua trữ lạc vỏ, xuất khẩu lạc nhân. Một số đơn vị có kim ngạch XNK tăng trưởng khá so với năm 2002 như Công ty rau quả III,Công ty đồng giao, Công ty rau quả I, Công ty sản xuất dịch vụ và vật tư kỹ thuật. Các Công ty có kim ngạch cao:
- Văn phòng Tổng Công ty 19,9 triệu USD trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 12.670.507 USD, kim ngạch nhập khẩu đạt 7.490.274 USD đạt 66% so với thực hiện 2002 và 50% so với kế hoạch được giao.

- Công ty XNK rau quả III: 13,6 triệu USD đạt 136% so với thực hiện 2002 và đạt 101% so với kế hoạch được giao. Trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 9.658.562,8 USD,  kim ngạch nhập khẩu đạt 3.979.707,8 USD.

- Công ty XNK nông sản Hà Nội 14,1 triệu USD đạt 98% so với thực hiện năm 2002 và 79% so với kế hoạch được giao.

- Công ty XNK NS TPHCM 13,6 triệu, đạt 82% so với thực hiện năm 2002 và 64% so với kế hoạch năm 2003.

- Công ty cổ phần vinalimex 27,5 triệu, đạt 127% so với thực hiện năm 2002 và 178% so với kế hoạch giao.

2.3. Phân tích và đánh giá khả năng cạnh tranh
2.3.1. Phân tích và đánh giá theo các chỉ tiêu phản ánh
* Theo các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, chi phí:
Doanh thu là 1 chỉ tiêu đánh giá khả năng cạnh tranh sản phẩm của Tổng Công ty bởi vì Tổng Công ty muốn tồn tại và phát triển thì phải có lợi nhuận mà doanh thu là điều kiện cần để hình thành nên lợi nhuận.

Biểu 6: Doanh thu, chi phí, lợi nhuận

ĐVT:  triệu VNĐ

	Các chỉ tiêu
	2001
	2002
	2003
	So sánh 2002/2001
	So sánh 2003/2002

	
	
	
	
	CL
	Tỷ lệ (%)
	CL
	Tỷ lệ (%)

	1. Doanh thu
	1.023.538
	1.183.000
	2.670.000
	159.462
	115,58
	1.487.000
	256,7

	2. Tổng chi phí
	1.016.150
	1.168.509
	2.469.200
	152.359
	114,9
	1.300.691
	211,3

	3. Lợi nhuận trước thuế
	7.348
	14.091
	20.800
	6.743
	191,76
	6.709
	147,6

	4. Tỷ suất lợi nhuận (%)
	0,71
	1,19
	0,78
	0,48
	
	-0,41
	


(Nguồn: Tổng Công ty rau quả, nông sản Việt Nam)

Tuy doanh thu hàng năm vẫn tăng với tốc độ nhanh, chi phí có tăng nhưng tốc độ tăng của chi phí nhỏ hơn tốc độ tăng của doanh thu nên Tổng Công ty vẫn có lợi nhuận cao mặc dù tỷ suất lợi nhuận năm 2003 có giảm so với năm 2002, nhưng lại hơn năm 2001. Năm 2003 doanh thu của Tổng Công ty đạt 2.670.000 triệu đồng tăng 1.487.000 triệu đồng so với năm 2002 nhưng chi phí cũng tăng là 1.480.291 do vậy tỷ suất lợi nhuận của năm 2003 chỉ đạt 0,78%. Có thể nói doanh thu của Tổng Công ty chỉ phản ánh được mức tăng trưởng nhưng chưa thể hiện được khả năng cạnh tranh so với các đối thủ.

* Chỉ tiêu về thị phần

Năm 2003 tổng sản lượng rau quả toàn thế giới đạt khoảng 450 triệu tấn trong đó Châu á luôn dẫn đầu về sản lượng xuất khẩu năm 2003 là 216 triệu tấn chiếm 48% Châu Mỹ là 49,5 triệu tấn chiếm 11% và Châu Phi là 81 triệu tấn chiếm khoảng 18% và các nước khác khoảng 103 triệu tấn chiếm khoảng 23% lượng rau quả của thế giới .

Ta có biểu đồ thể hiện tình hình sản xuất rau quả thế giới
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Khu vực Châu á có các nước sản lượng xuất khẩu rau quả lớn như Thái Lan, Trung Quốc, Philipin, ấn Độ, Inđônêxia, Malaixia đây cũng là những nược cạnh tranh gay gắt nhất của chúng ta trên thị trường xuất khẩu rau quả.

Biểu đồ thể hiện các nước xuất khẩu hàng đầu vào thị trường Mỹ năm 2003.
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Qua biểu đồ trên ta thấy lượng hàng xuất khẩu rau quả của Việt Nam vào Mỹ chỉ chiểm 2% có thể nói là tương đối hạn chế so với các đối thủ là Thái Lan 30%, Philipin 22%, Trung Quốc 18% và Inđônêxia 12% có thể nói mặt hàng rau quả của Việt Nam nói chung và mặt hàng rau quả của Tổng công ty nói riêng chưa chiếm lĩnh được thị trường Mỹ. Thị phần còn hạn chế, đây là một thị trường có sức mua lớn nhưng lại là thị trường mới mẻ và khó tính. Do vậy Tổng công ty cần phải đặt ra những chiến lược kinh doanh và nâng cao  khả năng cạnh tranh mặt hàng rau quả của mình để sao cho có chỗ đứng  và sau đó tăng được thị phần của Tổng công ty nói riêng cũng như mặt hàng rau quả Việt Nam nói chung tại thị trường này .
2.3.2. Phân tích và đánh giá khả năng cạnh tranh theo phương thức cạnh tranh.

2.3.2.1. Phân tích và đánh giá khả năng cạnh tranh thông qua giá bán sản phẩm.

Giá là một trong những yếu tố cạnh tranh cơ bản của nền kinh tế thị trường, giá là một trong những công cụ cạnh tranh rất lợi hại để các doanh nghiệp có thể tăng thị phần, mở rộng thị trường, tăng lợi nhuận…và đặc biệt nâng cao khả năng cạnh tranh.

Tổng Công ty vẫn thường tâm niệm rằng: muốn thu hút được khách hàng đến với mình thì sản phẩm không chỉ cần có chất lượng tốt, phù hợp với sở thích thị hiếu của người tiêu dùng mà một nhân tố quan trọng quyết định không kém đó là phải có một chính sách giá hợp lý, linh hoạt vừa đảm bảo để Tổng Công ty có lãi lại vừa khuyến khích được người tiêu dùng.

Biểu 7: Giá bán một số sản phẩm của Tổng Công ty.

	Tên sản phẩm
	Đóng gói
	Giá bán
	Điều kiện

	- Dứa miếng (200z)
	24 hộp/ thùng
	7,3 USD/ thùng
	FOB - HCM

	- Dứa miếng nhỏ đóng hộp
	6 hộp A10/ thùng
	8,6 USD/ thùng
	FOB - HCM

	- Dứa đông lạnh
	
	980 USD/ tÊn
	FOB - HCM

	- Dứa nước đường
	24 hộp/ thùng
	470 USD/ tÊn
	FOB - HCM

	- Dưa chuột đóng lọ
	12 lọ * 610 g
	3,9 USD/ thùng
	FOB - HCM

	- Dưa chuột muối
	12lọ * 680 g
	4,2 USD/ thùng
	FOB - HCM

	- Vải hộp (30 0 z)
	24 hộp/ thùng
	16 USD/ thùng
	FOB - HCM

	- Tương ớt
	24 lọ * 280 ml
	5,28 USD/ thùng
	FOB - HP

	- Xoài tươi
	
	2400 USD/ MT
	FOB - HP

	- Thanh Long
	
	1000 USD/ MT
	FOB - HP

	- Nước hao quả đóng hộp
	24 hộp/ thùng
	9,6 USD/thïng
	FOB - HP


(Nguồn: Tổng Công ty rau quả, nông sản Việt Nam)

Trong những năm qua Tổng Công ty đã cố gắng tìm mọi biện pháp để hạ giá thành sản phẩm nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh.

Đối với nguyên vật liệu Tổng Công ty tìm những nguồn hàng ổn định với giá cả hợp lý nhất. Tổng Công ty thường ký những hợp đồng mua hàng nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất với một số Công ty nước ngoài có uy tín cao, lựa chọn được những người cung ứng hợp lý nên Tổng Công ty đã mua được nguyên vật liệu với giá cả phù hợp và ổn định. Bên cạnh đó Tổng Công ty luôn có những khoá học nhằm đào tạo nâng cao tay nghề cho cán bộ công nhân viên, từ đó nâng cao năng suất lao động, hạn chế thời gian máy chay, làm giảm chi phí cố định từ đó hạ giá thành sản phẩm.

Đặc biệt để có những nguồn nguyên liệu ổn định cho sản xuất chế biến Tổng Công ty đã đầu tư xây dựng những vùng nguyên vật liệu tập trung để tự cung cấp nguồn nguyên liệu cho chính mình. Vì vậy tiết kiệm được khá nhiều chi phí trong khâu thu mua (chi phí vận chuyển…)

Với các biện pháp này giá thành và giá bán sản phẩm của Tổng Công ty thấp hơn tương đối so với các đối thủ cạnh tranh có thể nói rằng đây là một công cụ cạnh tranh rất hữu ích đối với Tổng Công ty, Tổng Công ty đã cho ra đời rất nhiều sản phẩm có khả năng đáp ứng được những nhu cầu của khách hàng và với mức giá phù hợp.

Tuy nhiên do sự phát triển của thị trường, hàng loạt các đối thủ cạnh tranh của Tổng Công ty không ngừng lớn mạnh cả về chất lượng cũng như về số lượng. Các đối thủ nước ngoài như Thái Lan, Trung Quốc, Inđônexia …là những đối thủ trực tiếp cạnh tranh gay gắt nhất của chúng ta.

Biểu 8: Giá một số sản phẩm rau quả của các đối thủ cạnh tranh.

	Tên sản phẩm
	Trung Quốc
	Thái Lan

	
	Đơn gói
	Giá bán
	Điều kiện
	Đóng gói
	Giá bán
	Điều kiện

	Dứa miếng
	24 hộp/ thùng
	7,5 USD/thïng
	FOB Quảng Đông
	24 hộp/ thùng
	7 USD/thïng
	FOB Băng Cốc

	Nước táo
	24 hép/thïng
	8,5 hép/thïng
	FOB Quảng Đông
	24 hép/thïng
	8,2 USD/thïng
	FOB Băng Cốc

	Nước cam
	24 hép/thïng
	8,5 USD/thïng
	FOB Quảng Đông
	24hép/thïng
	8,2 USD/thïng
	FOB Băng Cốc

	Dưa chuột Muối
	
	310 USD/tÊn
	FOB Thượng Hải
	
	315 USD/tÊn
	FOB Băng Cốc

	Dưa chuột đóng lọ
	12 lọ x 680 g
	3,5 USD/thïng
	FOB Thượng Hải
	12lọ x 680 g
	3,2 USD/thïng
	FOB Băng Cốc

	Dưa miếng nhỏ đóng hộp
	6hộp A 10; thùng
	8 USD /thùng
	FOB Thượng Hải
	6hộp A10/ thùng
	7,8 USD/thïng
	FOB Băng Cốc

	Xoài tươi
	
	2250 USB/tÊn
	FOB Thượng Hải
	
	2200 USB/tÊn
	FOB Băng Cốc


Hiện nay các nước này không những đã lai tạo và trồng được một số sản phẩm rau quả mà có thể nói là trước đây là những mặt hàng độc quyền của ta mà họ lại có những ưu thế hơn hẳn chúng ta về khả năng tài chính, về công nghệ sản xuất, về kinh nghiệm gieo trồng…nên họ cho ra đời những sản phẩm có chất lượng tốt nhưng giá rẻ hơn nhiều so với sản phẩm cùng loại của chúng ta. Có thể nói đây chính là nguyên nhân làm cản trở rất lớn trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của Tổng Công ty. Vì vậy tìm mọi biện pháp hạ giá thành sản phẩm là việc làm có ý nghĩa thiết thực đối với Tổng Công ty trông giai đoạn hiện nay.

2.3.2.2. Phân tích và đánh giá khả năng cạnh tranh thông qua chất lượng sản phẩm 

Bất kỳ mặt hàng nào khi xuất khẩu ra thị trường thế giới cũng đều phải đặt vấn đề chất lượng lên hàng đầu vì chất lượng có bảo đảm mới tạo được uy tín với bạn hàng và duy trì được mối quan hệ lâu dài.

Với mục tiêu giữ vững uy tín với khách hàng, phương châm của Tổng công ty là: "Uy tín chất lượng là muc tiêu hàng đầu, lấy chất lượng để giữ lòng tin". Vì vậy Tổng công ty nhận thấy rằng chất lượng đóng một vai trò quan trọng, nó là công cụ cạnh tranh sắc bén của Tổng công ty trên con đường loại bỏ đối thủ cạnh tranh. Chính vì vậy mà Tổng công ty đã tìm mọi biện pháp để ngày càng hoàn thiện và nâng cao chất lượng sản phẩm, cụ thể:

- Thay vì xuất khẩu theo tiêu chuẩn Việt Nam, Tổng công ty sản xuất theo yêu cầu của hợp đồng hoặc theo đơn đặt hàng nhằm thoả mãn một cách tốt nhất nhu cầu của khách hàng từng bước củng cố và tạo lập chữ tín trên thị trường.

- Tổng công ty đã hướng dẫn chỉ đạo cho đơn vị xây dựng tiêu chuẩn ISO 9000 và HACCP (tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm) kết quả việc áp dụng hệ thống tiêu chuẩn này đã tạo ra nền móng cho sản phẩm có chất lượng cao vì một hệ thống quản lý chất lượng cao, vì một hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9000 sẽ giúp cho các đơn vị quản lý hoạt động kinh doanh sản xuất có hệ thống và có kế hoạch, giảm thiểu loại trừ các chi phí phát sinh sau khi kiểm tra, chi phí bảo hành và làm lại.

- Tổng công ty cũng chú ý đến việc cải tiến mẫu mã, bao bì cho thích hợp. Trước đây, bao bì của các sản phẩm rất đơn điệu, chỉ là hộp sắt hàn. Thì nay đã đa dạng nhiều chủng loại như hộp sắt hàn điện, lọ thuỷ tinh, hộp nhựa… cải tiến nhãn hiệu, làm cho nhãn hiệu trở nên đẹp hơn, hấp dẫn hơn, tăng độ tin tin cậy và đúng quy cách.

Cải tiến công nghệ bằng cách trang bị thêm thiết bị, cải tiến quy trình sản xuất để có thể tạo ra các sản phẩm có chất lượng cao với giá thành phù hợp với thị trường.

Chính vì vậy mà trong thời gian qua Tổng công ty đã giữ vững được những thị trường truyền thống và phát triển một số thị trường mới như Pháp, Italia, úc… để tiêu thụ sản phẩm vải hộp với khối lượng lớn nhất trong nhiều năm gần đây. Chất lượng sản phẩm rau quả của Tổng công ty đang dần chiếm lĩnh thị trường châu Âu, Mỹ là những thị trường có đòi hỏi rất cao về chất lượng.
2.3.2.3. Phân tích và đánh giá khả năng cạnh tranh thông qua cơ cấu chủng loại sản phẩm 

Sản phẩm và chủng loại sản phẩm là công cụ cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ trên thị trường. Trong những năm gần đây Tổng công ty đã rất quan tâm đến việc đa dạng hoá sản phẩm, đưa ra thị trường những chủng loại sản phẩm mới, làm tăng danh mục mặt hàng của Tổng công ty, càng có nhiều sản phẩm Tổng công ty càng có nhiều cơ hội để đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu đa dạng của thị trường, từ đó sẽ góp phần làm tăng khả năng cạnh tranh cho Tổng công ty.

Biểu 9: Cơ cấu mặt hàng của Tổng công ty

	Rau quả tươi
	Rau quả hộp
	Rau quả sấy muối
	Nước quả
	Sản phẩm khác

	Các loại rau sạch
	Dứa miếng
	Chuối sấy
	ổi
	Giống rau quả

	Dứa
	Dứa khoanh
	Cà muối
	Na
	Gia vị

	Cam
	Dưa bao tử
	Tỏi muối
	Lạc tiêu
	Bao bì

	Vải
	Ngô bao tử
	Măng muối
	Cam
	

	Nhãn
	Ngô ngọt
	Nhãn sấy
	Dừa
	

	ChÌ bóp
	Đậu Hà Lan
	Mứt dừa
	Mơ
	

	Mía
	Chôm chôm
	Nhãn sấy
	Vải
	

	Thanh long
	Rau quả đông lạnh
	Vải sấy
	Hạnh nhân
	

	
	
	Hạt điều
	Sương mai
	


(Nguồn: Tổng công ty rau quả, nông sản)

Nhìn chung mặt hàng kinh doanh của Tổng công ty rất đa dạng phong phú về chủng loại, Tổng công ty đã có những nhạy cảm đối với việc thay đổi mẫu mã cũng như chủng loại các mặt hàng kinh doanh, áp dụng những công nghệ khoa học kỹ thuật hiện đại để nắm rõ chất lượng của sản phẩm để từ đó đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị hiếu của khách hàng.

Ngoài ra đối với bao bì sản phẩm, Tổng công ty có nhiều chất liệu thích hợp phù hợp với đặc tính của từng sản phẩm (thuỷ tinh, nhựa..) nhằm nâng cao đặc tính thẩm mỹ của sản phẩm. Hiện tại Tổng công ty có một số dây chuyền chuyên sản xuất bao bì phục vụ cho Tổng công ty, một số thì bán cho các doanh nghiệp khác đó là Công ty Toveco và nhà máy Mỹ Châu.

Sự đa dạng hoá chủng loại sản phẩm giúp cho Tổng công ty ký kết được nhiều hợp đồng hơn và kim ngạch xuất khẩu luôn tăng trong những năm gần đây.

Biểu 10: Kết quả xuất khẩu một số nhóm hàng.

	Năm
	Tổng giá trị XK (tr.USD)
	Nhóm hàng

	
	
	Rau quả tươi (tr.USD)
	thị trường (%)
	Rau quả đông lạnh (Tr.USD)
	TT (%)
	Rau quả hộp (Tr.USD)
	TT (%)
	Rau quả sấy muối (Tr.USD)
	TT (%)
	Sản phẩm khác (Tr.USD)
	TT (%)

	2001
	25,17
	1,04
	4,13
	0,53
	2,1
	7,42
	29,5
	3,71
	14,74
	12,47
	49,53

	2002
	26,08
	1,53
	5,87
	1,0
	3,83
	7,88
	30,2
	4,14
	15,87
	11,53
	44,23

	2003
	69,9
	4,32
	6,18
	3,18
	4,55
	19,40
	27,75
	9,75
	13,95
	33,25
	47,56


(Nguồn: Tổng công ty rau quả, nông sản)

Qua biểu trên cho ta thấy kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng rau quả của Tổng công ty luôn tăng, mặt hàng rau quả hộp chiếm kim ngạch xuất khẩu lớn nhất trong các mặt hàng rau quả. Năm 2001 tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 25,17 triệu USD, mặt hàng rau quả hộp chiếm tỷ trọng là 29,5% (là mặt hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong các mặt hàng rau quả) với kim ngạch xuất khẩu là 7,42 tr.USD.

Năm 2002 tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu của mặt hàng rau quả hộp là 30,2% với kim ngạch xuất khẩu là 7,88tr USD.

Năm 2003 là năm "nhảy vọt" của các mặt hàng rau quả nói chung và mặt hàng rau quả hộp nói riêng, kim ngạch xuất khẩu rau quả hộp là 19,4 triệu USD nhưng tỷ trọng chỉ chiếm có 27,75%. Tuy tỷ trọng của rau quả hộp giảm nhưng các mặt hàng rau quả khác của Tổng công ty lại tăng. Mặt hàng rau quả tươi của Tổng công ty tăng từ năm 2001-2003 từ 1,04 triệu USD năm 2001 lên 1,53 tr.USD năm 2002 và 4,32 tr.USD với tỷ trọng tăng tương ứng là 4,13%; 5,87% và 6,18%.

Mặt hàng rau quả đông lạnh cũng tăng cả kim ngạch xuất khẩu lẫn tỷ trọng từ 0,53 trUSD năm 2001 lên 1,0 tr.USD năm 2002 và 3,18 tr.USD năm 2003 với tỷ trọng tăng tương ứng của các năm 2001, 2002 và 2003 là 2,1%, 3,83% và 4,55%.

Mặt hàng rau quả sấy muối: kim ngạch xuất khẩu năm 2001 đạt 3,71 tr.USD, năm 2002 là 4,14 tr.USD và năm 2003 là 0,75 tr.USD. Tỷ trọng năm 2002 có cao hơn năm 2001 (15,87% so với 14,74%). Nhưng tỷ trọng năm 2003 thấp hơn năm 2002 (13,95% so với 15,87%).

Nhìn chung mặt hàng rau quả của Tổng công ty hàng năm luôn tăng về tỷ trọng cũng chiếm phần lớn trong tổng kim ngạch xuất khẩu, Tổng công ty đang cố gắng nỗ lực phấn đấu để tăng năng suất nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu thị hiếu của khách hàng và hy vọng ngày càng tăng dần tỷ trọng xuất khẩu nhóm hàng rau quả bởi vì đây là mặt hàng chủ lực của Tổng công ty để Tổng công ty có thể xâm nhập vào những thị trường tiềm năng.

2.3.3. Đánh giá chung về khả năng cạnh tranh của Tổng công ty
* Những thành tựu đã đạt được

Trải qua 16 năm biết bao khó khăn, thăng trầm Tổng công ty rau quả, nông sản Việt Nam đã không ngừng nỗ lực, luôn có gắng hoàn thiện phương thức sản xuất kinh doanh dần dần từng bước đi lên tạo dựng được uy tín cao trong quan hệ đối nội, đối ngoại. Trong những năm gần đây doanh thu của Tổng công ty không ngừng tăng lên năm 2003 đạt 2670.000 trđ và tổng lợi nhuận là 20.800 trđ.
Đạt được kết quả như vậy trước hết là sự đoàn kết nhất trí cao từ cấp lãnh đạo đến từng cán bộ công nhân viên, tạo tinh thần, lòng nhiệt tình trong nỗ lực phấn đấu và sự phát triển của Tổng công ty.

Tổng công ty đã duy trì và phát triển mạnh ngành hàng truyền thống là rau quả, gia vị, chú trọng phát triển thêm hàng nông sản về các loại hh khác đẩy mạnh kinh doanh tổng hợp, kết hợp hài hoà giữa xuất khẩu và nhập khẩu, giữa nội thương và ngoại thương để tăng kim ngạch doanh số, một số mặt hàng đã có uy tín và khả năng duy trì để trở thành những mặt hàng chủ lực của Tổng công ty là (vải hộp xuất sang Pháp, măng hộp xuất sang Nhật, dứa hộp xuất sang Mỹ, EU, hồi xuất sang ấn Độ…).
Thông qua các hoạt động khoán kinh doanh các phòng đã chủ động trong từng phương án về hạch toán về tính hiệu quả để đảm bảo an toàn về vốn đem lại lợi nhuận cao. Các phòng đã thực sự gắn kết các đơn vị thành viên trong việc xuất khẩu hàng hoá cùng nhau tháo gỡ những khó khăn về sản phẩm, nhãn mác, về kiểu dáng và chất lượng, về đa dạng hoá sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của thị trường.
Cho đến thời điểm hiện nay Tổng công ty đã có mối quan hệ buôn bán với 60 nước và các vùng lãnh thổ. Tổng công ty có một hệ thống dây chuyền tiên tiến hiệnđại về công suất 62500 tấn sản phẩm/năm đủ sức chế biến các sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và khu vực.

* Những hạn chế và tồn tại

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, vẫn còn một số những hạn chế mà TCT cần phải khắc phục là:

- Trong sản xuất nông nghiệp việc phát triển các vùng nguyên liệu còn chậm so với tiến độ xây dựng nhà máy, chưa xây dựng được chính sách đối với vùng nguyên liệu lớn.
- Trong sản xuất công nghiệp chưa có được nhiều sản phẩm mới và chủ lực, trong chế biến sản xuất nước quả còn nhiều hạn chế. Một số đơn vị chưa tổ chức sản xuất khai thác triệt để cơ sở vật chất hiện có. Cơ cấu sản phẩm còn quá đa dạng chưa tập trung vào thế mạnh của từng địa phương. Đội ngũ cán bộ kỹ thuật chế biến ở các đơn vị còn thiếu nhất là trong giai đoạn đổi mới hiện nay.
- Trong công tác XNK: Tuy tổng kim ngạch XNK tăng nhưng tổng kim ngạch xuất khẩu vẫn chưa cao hơn hẳn so với kim ngạch nhập khẩu.

- Khả năng nắm bắt và khai thác thông tin về nhu cầu thị trường còn yếu nên khó khăn trong hoạt động tìm kiếm khách hàng và nhiều khi đánh mất khách hàng chỉ vì thông tin chậm hơn so với các đối thủ cạnh tranh. Tổng công ty còn chậm trong hoạt động chào hàng và quảng cáo các sản phẩm rau quả tại các thị trường mới và khả năng chiếm lĩnh thị trường của các đối thủ cạnh tranh như Thái Lan. Bên cạnh đó sự ít hiểu biết về văn hoá, luật pháp và điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm của nước nhập khẩu đã dẫn đến những vi phạm đáng tiếc và gây thiệt hại trong hoạt động xuất khẩu.
2.4. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng cạnh tranh của Tổng công ty
2.4.1. Các yếu tố bên trong doanh nghiệp 

a) Nhân sự

Lao động là một trong bốn yếu tố quan trọng của quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh đó là "lao động, vốn, kỹ thuật và nguyên vật liệu" số lượng và chất lượng lao động đóng một vai trò quan trọng quyết định đến khả năng cạnh tranh bởi vì lao động ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm, đến năng suất lao động. Có được đội ngũ lao động lành nghề, có trình độ và kinh nghiệm cao trong sản xuất sẽ là thế mạnh góp phần phát triển về tăng cường khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp. Chính vì lý do trên mà Tổng công ty rau quả, nông sản Việt Nam rất quan tâm đến vấn đề nhân lực họ luôn coi nhân tố con người là nhân tố trung tâm quyêt định đến mọi nhân tố khác coi đó là chiến lược lâu dài cho sự tồn tại và phát triển của Tổng công ty.

Số lượng lao động của Tổng công ty tính đến năm 2003 là 3650 người, trong đó lao động trực tiếp là 3378 chiếm 92,54% tổng số lao động. Còn lao động gián tiếp chỉ có 272 người chỉ chiếm có 7,46% tổng số lao động. Ta thấy lao động gián tiếp chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu lao động của TCT, điều này cho thấy bộ máy quản lý không cồng kềnh và hoạt động hiệu quả.

b) Năng lực tài chính

Bất cứ một hoạt động đầu tư mua sắm hay phân phối nào cũng phải xem xét, tính toán đến nguồn lực tài chính của doanh nghiệp, năng lực tài chính đặc biệt là vốn là một trong những yếu tố quyết định năng lực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trong 16 năm qua hoạt động công tác tài chính của Tổng công ty đã đạt được nhiều khả quan. Tổng số vốn của Tổng công ty đến năm 2003 là 660 tỷ đồng gấp 6 lần khi mới thành lập doanh nghiệp. Tổng công ty luôn cân đối điều hoà các nguồn lực để thúc đẩy sản xuất kinh doanh của các đơn vị thành viên, bảo lãnh kịp thời cho các đơn vị này vay vốn để đầu tư, xây dựng cơ bản và sản xuất kinh doanh, rồi ứng vốn trước cho các đơn vị thành viên để thực hiện các hợp đồng xuất khẩu lớn. Tổng công ty đã đầu tư vốn cho một số dự án, giải quyết một số khó khăn cho các đơn vị thành viên.

c) Cơ sở vật chất kỹ thuật và công nghệ sản xuất kinh doanh 

Thiết bị, công nghệ là yếu tố trực tiếp nâng cao chất lượng và cải tiến mẫu mã sản phẩm, là yếu tố cần thiết góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của Tổng công ty. Trong những năm gần đây chất lượng và quy mô sản xuất của Tổng công ty. Trong những năm gần đây chất lượng và quy mô sản xuất của Tổng công ty được nâng lên rất nhiều vì đã có sự đầu tư và đổi mới một số dây chuyền hiện đại, đổi mới thiết bị công nghệ, mở rộng quy mô năng lực sản xuất đã bước đầu làm tốt: lắp đặt dây chuyền đông lạnh IQF tại Đồng Giao, Tân Bình,… dây chuyền sản xuất đồ hộp, dây chuyền mía dứa cô đặc tại Kiên Giang, dây chuyền cà chua đặc tại Hải Phòng, dây chuyền chế biến hải sản đặt tại Quảng Ngãi.. và đầu tư nâng cấp cho một số dây chuyền cũ đi vào hoạt động….

Cho đến thời điểm này Tổng công ty đã có một hệ thống dây chuyền tiên tiến hiện đại với công suất 62500 tấn sản phẩm trong một năm đủ sức chế biến các sản phẩm đáp ứng được tiêu chuẩn quốc tế và khu vực.

Tuy nhiên tình hình chung về trang thiết bị được đầu tư chưa đồng bộ nên sản xuất mới đạt từ 65-75% công suất thiết kế dẫn đến hiệu quả chưa được tốt và sản phẩm chưa ổn định.

d) Bộ máy quản lý hay tổ chức hành chính

Quản lý là sự tác động trực tiếp của các cấp lãnh đạo xuống cán bộ công nhân viên nhằm mục đích thựchiện hoạt động của doanh nghiệp. Việc thiết lập cơ cấu tổ chức của bộ máy doanh nghiệp cũng như cách thức điều hành của các cấp lãnh đạo là nhân tố quyết định tính hiệu quả trong kinh doanh. Nếu một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có cơ cấu tổ chức hợp lý, với cách điều hành sáng suốt thì các quyết định đưa xuống bộ phận sẽ không bị chồng chéo, các bộ phận phụ trách những công việc chuyên môn từ đó góp phần thúc đẩy hiệu quả hoạt động kinh doanh XNK.

2.4.2. Các yếu tố bên ngoài doanh nghiệp 

a) Khách hàng

Tổng công ty rau quả, nông sản Việt Nam đã có những nỗ lực rất lớn trong việc mở rộng thị trường, tìm chỗ đứng cho sản phẩm của mình. Do vậy, Tổng công ty đã chọn cho mình phương châm làm việc "Tất cả vì khách hàng, tiện lợi cho khách hàng", đó cũng là một nghệ thuật marketing của Tổng công ty.

Mặc dù kim ngạch xuất khẩu của Tổng công ty trong những năm gần đây tăng nhưng một điều rất tiếc cho Tổng công ty là thị trường truyền thống, dễ tính yêu cầu chất lượng không cao là Nga và Đông Âu đã bị thu hẹp. Mặt khác, trong điều kiện như hiện nay thì Tổng công ty gặp rất nhiều sự cạnh tranh cả ở trong nước và ngoài nước. Vì vậy Tổng công ty phải nỗ lực hơn nữa, phải tìm hiểu thêm, nghiên cứu thị trường và tạo ra những sản phẩm chất lượng cao, hạ giá thành để đáp ứng hơn nhu cầu của khách hàng.

Khách hàng của Tổng công ty trong những năm qua đã không ngừng tăng lên, một số khách hàng quen thuộc như Nga, Nhật, Trung Quốc, Đức… và các nước trong khu vực ASEAN là những khách hàng chiếm kim ngạch xuất khẩu lớn của Tổng công ty. Có thể coi họ là những khách hàng quan trọng của Tổng công ty. Do vậy, để đáp ứng tốt mọi nhu cầu của khách hàng quen thuộc cũng như những khách hàng tiềm năng Tổng công ty cần phải "cải tiến mẫu mã sản phẩm, chất lượng tốt đáp ứng kịp thời nhu cầu khách hàng". Để từ đó không những Tổng công ty giữ vững được các khách hàng quen thuộc mà còn thu hút thêm những khách hàng mới đây có thể coi là chiến lược quan trọng của Tổng công ty.
b) Nhà cung cấp
Như nghiên cứu tổng quan về Tổng công ty rau quả, nông sản Việt Nam chúng ta thấy rằng nghiệp vụ của Tổng công ty bao gồm cả sản xuất, chế biến, tiêu thụ, tuy nhiên các cơ sở sản xuất của Tổng công ty nằm rải rác ở khắp các miền trong cả nước, những cơ sở sản xuất đó vẫn chưa thực sự tập trung tức là vẫn chưa có sự chuyên môn hoá sản xuất thật sự cho sản phẩm rau quả Việt Nam.
c) Đối thủ cạnh tranh

Đối thủ cạnh tranh của TCT trong xuất khẩu sản phẩm rau quả chủ yếu là các nước sản xuất và xuất khẩu rau lớn trên thế giới và trong khu vực như Trung Quốc, TháI Lan, Inđônêxia… còn đối thủ cạnh tranh trong nước hầu như không có.

Các nước Trung Quốc, Thái Lan, Inđônêxia… là những đối thủ cạnh tranh trực tiếp cạnh tranh gay gắt nhất của chúng ta họ có những ưu thế hơn hẳn chúng ta về khả năng tài chính, về công nghệ sản xuất và kinh nghiệm gieo trồng… nên họ cho ra đời những sản phẩm có chất lượng tốt và giá rẻ hơn chúng ta.
Do vậy, để khảng định mình Tổng công ty cần phải thu hẹp khoảng cách so với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp bằng những sản phẩm có chất lượng tốt, đa dạng hoá sản phẩm, giá thành giảm và đáp ứng mọi khắt khe đòi hỏi của các khách hàng khó tính nhất.

d) Các yếu tố tự nhiên - xã hội

Nước ta nằm hoàn toàn trong vành đai nhiệt đới, đặc trưng của khí hậu nhiệt đới gió mùa là nhiều nắng, lắm mưa, độ ẩm trung bình cao là điều kiện rất thuận lợi cho sinh trưởng của các loại thực vật, là điều kiện tốt để tiến hành xen canh, gối vụ tăng nhanh vòng quay của ruộng đất, thâm canh tăng năng suất. Những đặc điểm tự nhiên hết sức vốn có của Việt Nam đã tạo cho nền nông nghiệp nước ta một lợi thế so sánh hơn hẳn nước khác. Nó đã tạo ra những mặt hàng rau quả có giá trị xuất khẩu cao được khách hàng thế giới ưa chuộng.
Ngoài ra nước ta là một nước nông nghiệp với số dân 78 triệu người, cơ cấu dân cư gần 80% dân số sống bằng nghề nông là một nguồn nhân lực dồi dào trong nông nghiệp. Bên cạnh đó, người Việt Nam có đặc điểm cần cù lao động, thông minh sáng tạo, có khả năng nắm bắt công nghệ, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp và trồng trọt. Đây là một thuận lợi lớn cho Việt Nam nói chung và Tổng công ty rau quả, nông sản nói riêng để vươn tới một nền sản xuất nông nghiệp tiên tiến, tạo ra nhiều mặt hàng rau quả phong phú, chất lượng cao.

e) Các công cụ và chính sách kinh tế vĩ mô

Mỗi quốc gia đều có những chính sách thương mại khác nhau, thể hiện ý chí và mục tiêu của nhà nước trong việc can thiệp và điều chỉnh các hoạt động thương mại quốc tế có liên quan đến nền kinh tế của đất nước mình. Trong lĩnh vực xuất khẩu những công cụ chủ yếu thường được sử dụng để điều chỉnh quản lý hoạt động này là: thuế quan, các công cụ phi thuế quan, tỷ giá và các chính sách đòn bảy, các chính sách đối với cán cân thanh toán thương mại.

chương 3
Một số biện pháp nhằm nâng cao khả năng 
cạnh tranh một số mặt hàng rau quả xuất khẩu chủ lực của Tổng công ty rau quả, nông sản Việt Nam.

3.1. Phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2004, mục tiêu đến năm 2005-2010

3.1.1 Quan điểm và định hướng phát triển hoạt động kinh doanh của Tổng công ty trong thời gian tới
Quan điểm kinh doanh của Tổng công ty là phát triển nhanh hiệu quả và bền vững. Lấy hiệu quả và bền vững la chính nhanh chóng đạt được mục tiêu đề ra cho năm 2005 và 2010. Từ quan điểm kinh doanh đó định hướng phát triển của Tổng công ty là:

Đối với nông nghiệp và công nghiệp:

Đẩy mạnh tốc độ phát triển vùng nguyên liệu từng bước khắc phục những mặt cân đối khác (như: vốn, trình độ quản lý...) để nhanh chóng đạt được công suất tối đa của các dây chuyền công nghiệp.

Đẩy mạnh đầu tư mới theo nguyên tắc đảm bảo cân đối đồng bộ các điều kiện tối thiểu (về nguyên liệu, vốn, cán bộ...) trên cơ sở xác định, định hướng lâu dài để tiến hành đầu tư từng bước phù hợp, đảm bảo đầu tư đến đâu phát huy hiệu quả đến đấy, đầu tư bước trước phải làm nền và tạo đà cho đầu tư bước sau thuận lợi và hiệu quả hơn. Từ nay đến năm 2010 lấy quy mô vừa và nhỏ là chính.

- Đi tắt đón đầu trước hết trong công tác giống và đầu tư công nghiệp.

- Đầu tư những thiết bị công nghệ hiện đại nhất đối với những khâu có tính chất quyết định đến chất lượng sản phẩm, đảm bảo sản phẩm sản xuất ra cạnh tranh được trên thị trường thế giới và khu vực. Những khâu khác tận dụng khả năng kỹ thuật. công nghệ trong nước để giảm khó khăn về vốn.

Đa dạng hoá sản phẩm rau quả và nông hải sản.

Đẩy nhanh quá trình cổ phần hoá, phát huy nguồn lực về vốn và cơ chế quản lý để thúc đẩy đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh.

Tích cực tìm kiếm đôi tác, điều kiện dÓ thu hút đầu tư nước ngoài và đầu tư ra ngoài nước.

* Đối với kinh doanh thương mại.

Tranh thủ nhu cầu đang tăng lên của thị trường đối với một số mặt hàng: Dứa, Dưa Chuột, Vải... của Tổng công ty để đẩy nhanh việc xuất khẩu đồng thời nhanh chóng thống nhất thương hiệu những mặt hàng chủ yếu vào một só thị trường lớn. Tìm mọi biện pháp hạ thấp giá thành sản xuất để tăng sức cạnh tranh với hàng hoá cùng loại trong khu vực và thế giới, tạo thế ổn định thị trường tăng nhanh kim ngạch xuất khẩu rau quả.

Xây dựng chiến lược kinh doanh thương mại để hội nhập với khu vực và quốc tế.

- Tăng cường kinh doanh trong nước, coi đây là một lợi thế, trên cơ sở mở rộng mạng lưới bán buôn, bán lẻ, xây dựng chợ đầu mối, trung tâm thương mại.

3.1.2. Một số chỉ tiêu chủ yếu Tổng công ty phấn đấu để đạt vào năm 2004.

* Sản xuất nông nghiệp:

Giá trị tổng sản lượng nông nghiệp: 64.000 triệu đồng, tăng 5% so với thực hiện năm 2003.

Tổng diện tích gieo trồng: 20.000 ha, tăng 12% so với thực hiện năm 2003.

* Sản xuất công nghiệp:

Giá trị tổng sản lượng công nghiệp: 700 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2003.

Sản phẩm sản xuất: 60.000 tấn, tăng 20% so với năm 2003.

Sản phẩm chủ yếu:

+ Sản phẩm dứa: 26.000 tấn, tăng 30% so với năm 2003.

* Kim ngạch xuất nhập khẩu

. Kế hoạch năm 2004 đạt 158 triệu USD, tăng 20% so với thực hiện năm 2003.

Kim ngạch xuất khẩu: 95 triệu USD, tăng 38% so với thực hiện năm 2003.

Kim ngạch nhập khẩu: 63 triệu USD, tăng 1,5% so với thực hiện năm 2003.

* Tổng doanh thu : 3.500 tỷ đồng (chưa kể liên doanh) tăng 31% so với thực hiện năm 2003.

* Các khoản nộp Ngân sách: 210 tỷ (chưa kể liên doanh) tăng 17% so với thực hiện năm 2003.

* Thu nhập bình quân một người tháng: phấn đấu tăng ít nhất 10% so với thực hiện năm 2003.

* Tổng vốn đầu tư XDCB: 140 tỷ đồng.

3.2. một số giải pháp nhằm nâng cao  khả năng cạnh tranh sản phẩm rau quả chủ lực của tổng công ty
3.2.1. Đa dạng hoá sản phẩm và nâng cao chất lượng sản phẩm

Xuất phát từ yêu cầu nâng cao khả năng cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh cải tiến sản phẩm, đa dạng hoá mặt hàng kinh doanh sẽ là quyết định cho Tổng công ty kéo dài chu kỳ sống của sản phẩm và đáp ứng được nhu cầu ngày càng lớn và thay đổi của thị trường. Vì vậy đa dạng háo sản phẩm là cần thiết, là quan trọng đối với bất kỳ một doanh nghiệp nào. Nhìn chung hiện nay mặt hàng của Tổng công ty cũng khá đa dạng, trong những năm qua Tổng công ty đã kết hợp nghiên cứu và áp dụng các công nghệ hiện đại để nâng cao số lượng, chất lượng.

Cải tiến hình thức mẫu mã cho phù hợp với nhu cầu thị hiếu của khách hàng. Tuy nhiên Tổng công ty nên tiếp tục đa dạng háo sản phẩm về chủng loại, kích cỡ bao vì cho phù hợp từng thị trường nước ngoài, thay đổi mẫu mã loại hình kích thước cũng như chất liệu bao bì.

+ Đối với bao gói bên ngoài Tổng công ty thường dùng là thùng carton thì bây gìơ Tổng công ty có thể sử dụng các chất liệu khác như thùng xốp, kích thước có thể thay đổi tuỳ theo từng mặt hàng.

+ Đói với sản phẩm đồ hộp: Tổng công ty thường dùng bao gói bằng sắt, thuỷ tinh thì bây giờ đã có thêm hộp bằng nhựa.

+ Đối với sản phẩm đông lạnh và gia vị: Tổng công ty cần cải tiến khâu bao bì túi nhỏ sẽ để sử dụng và tiện lợi hơn, mẫu mã đẹp.

VD:  đối với sản phẩm chuối sấy trước đây Tổng công ty sử dụng túi 5 kg, 2kg, 1 kg, bây giờ nên có thêm túi 500g, 200g, 100g...

Tuy nhiên nên chỉ đa dạng hoá chủng loại sản phẩm nhưng chất lượng sản phẩm không tốt thì sản phẩm sẽ không tiêu thụ được. Vì vậy việc nâng cao chất lượng sản phẩm là một vấn đề rất quan trọng quyết định đến sự tồn tại của sản phẩm trên thị trường. Chỉ có những sản phẩm có chất lượng cao phù hợp với tiêu chuẩn của người tiêu dùng thì mới có thể đứng vững và vươn xa hơn.

Chúng ta biết rằng rau quả là một mặt hàng rất dễ bị hư hỏng nếu như không được bảo quản tốt nhất là rau quả tươi. Đối với rau quả chế biến thì chất lượng của nó phụ thuộc vào việc quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000 và sản xuất như thế nào? vì vậy mà việc nâng cao chất lượng sản phẩm cần được xử lý ngay từ khâu thu mua và chế biến rau quả nguyên liệu bởi vì sản phẩm này phụ thuộc khá nhiều vào thời tiết, khí hậu, chỉ một sự thay đổi của thời tiết như mưa kéo dài hay nắng hạn cũng làm cho sản phẩm rất dễ hư hỏng, nêu sử dụng nguyên liệu đầu vào không tốt thì kể cả có qua khâu chế biến, sản phẩm cũng không đảm bảo được chất lượng. Vì thế xử lý tốt khâu thu mua là một yếu tố quan trọng quyết định đến sự thành công của vấn đề nâng cao chất lượng sản phẩm.

Hiện nay do Tổng công ty hầu như phải thu mua hàng xuất khẩu tại nhiều đơn vị khác nhau do đó chất lượng hàng không đều, hầu hết còn chưa đạt được chất lượng để xuất khẩu. Vả lại hàng của Tổng công ty lại được mua hầu hết các đơn vị trực thuộc do đó có thể làm Tổng công ty mất đi lợi thế cạnh tranh về giá cũng như về số lượng. Vì vậy để nâng cao được chất lượng sản phẩm thì trước hết trong khâu thu mua này Tổng công ty nên tìm hiểu thêm các thông tin từ bên ngoài điều đó có thể giúp cho Tổng công ty mua được những sản phẩm tốt hơn mà có khi giá lại rẻ hơn sẽ góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của mình. Tuy nhiên trong khâu thu mua này công nghệ sau thu hoặch quyết định rất nhiều đến chất lượng sản phẩm bởi vì rau quả rất dễ bị hư hỏng nếu không được bảo quản tốt. Chính vì vậy Tổng công ty cần áp dụng rộng rãi công nghệ bảo quản sau thu hoặch đã được công nhận ở trong nước hoặc du nhập công nghệ bảo quản của nước ngoài để giữ cho trái cây tươi trong thời gian 1 - 2 tháng sau thu hoặch. Ròi các công đoạn xử lý phân loại, xử lý cơ học, xử lý nhiệt, xử lý hoá chất làm đông lạnh cô đặc...Cần phải chuẩn bị và thực hiện một cách thận trọng chu đáo. Nhìn chung những sản phẩm xuất khẩu của chúng ta hiện nay được xuất sang một số thị trường Nga, Trung Quốc... đối với những thị trường này nói chung đây là những thị trường tương đối dễ tính, việc yêu cầu về chất lượng còn chưa cao nên chún ta vẫn có thể đáp ứng được. Nhưng đối với một số thị trường khó tính như Mỹ, Nhật, EU... đòi hỏi cao về chất lượng sản phẩm theo hướng phải là sản phẩm sạch, đảm bảo vệ sinh thực phẩm. Nhiều khách hàng trước khi đi đến quyết định mua hàng đều yêu cầu làm rõ: từ nguồn giống nào, được trồng ở vùng nào, chăm bón ra sao (phòng trừ sâu bệnh bằng loại thuốc nào?) Vì vậy muốn sản phẩm của chúng ta thoả mãn được những chất lượng yêu cầu của đối tác và đáp ứng đủ tiêu chuẩn xuất khẩu thì chúng ta cần giải quyết một số vấn đề sau:

+ Để có chất lượng rau quả theo yêu cầu đó cần áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt ngay từ khâu giống (cần cải tiến giống cây tròng, nghiên cứu cải tạo những giống rau quả đến khâu gieo trồng, chăm bón đối với từng loại rau cây ăn quả. Các doanh nghiệp đặt mua hàng cần có các cam kết cụ thể về mặt hàng hướng dẫn người sản xuất theo yêu cầu riêng của mình, đồng thời kiểm tra quá trình thực hiện tránh tình trạng đến khi thu hái, kiếm dịch sản phẩm, chất lượng không đạt yêu cầu, gây thiệt hại cho cả hai bên: người sản xuất, người kinh doanh chế biến và xuất khẩu.

+ Phương pháp sản xuất: Thực hiện cơ khí hoá nông nghiệp, nâng cao trình độ kỹ thuật trồng trọt cho các hộ nông dân hướng dẫn họ áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, các kỹ thuật canh tác hiện đại. Tổng công ty nên hướng dẫn kỹ thuật gieo trồng, xử lý giống, chọn giống, chăm sóc phòng trừ sâu bệnh cũng như thời gian tiến độ thu hoặch, đặc biệt Tổng công ty nên huấn luyện cho nông dân ứng dụng công nghệ bảo quản sau thu hoặch được công nhận để giảm bớt thất thoát, giữ được chất lượng sản phẩm lâu hơn.

Công tác bảo quản là một công tác rất quan trọng nhằm đảm bảo chất lượng hàng hoá. Tổng công ty cần chú trọng hơn đến công tác này.

+ Bao bì cũng là một nhân tố có ảnh hưởng khá quan trọng đến chất lượng sản phẩm. Bao bì tốt thì sản phẩm sẽ kéo dài thời gian sử dụng.

3.2.2. Hạ thấp giá thành sản phẩm

Thực tế các sản phẩm của Tổng công ty đang phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ phía các đối thủ nước ngoài, các sản phẩm của ta tuy không thua kém về chất lượng so với sản phẩm của đối thủ cạnh tranh nhưn giá của chúng ta lại cao hơn nhiều, điều này gây cản trở không nhỏ đến khả năng xuất khẩu rau quả của Tổng công ty. Chính vì vậy để nâng cao sức  cạnh tranh cho các sản phẩm xuất khẩu thì phải bằng mọi cách tiết kiệm chi phí để hạ thấp giá thành sản phẩm.

Thực sự đây là một vấn đề hết sức cấp thiết đối với Tổng công ty hiện nay muốn khẳng định được vị trí của mình, mở rộng thị trường thì Tổng công ty phải có những biện pháp hữu hiệu hơn nhằm nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm. Thực tế thì giá là một nhân tố ảnh hưởng khá nhiều đến kim ngạch xuất khẩu của Tổng công ty. Vì vậy làm như thế nào để hạ thấp được giá thành sản phẩm.

Trước hết Tổng công ty cần quan tâm đặc biệt đến công tác đầu tư quy hoạch vùng nguyên liệu trồng rau quả, tạo ra những vùng nguyên liệu tập trung có chất lượng cao. Bởi vì chính công tác này sẽ tạo những điều kiện thuận lợi nguồn cung cho chế biến  một cách đầy đủ, kịp thời về số lượng chất lượng, tránh phân tán để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh từ đó sẽ giảm bớt những chi phí sản xuất kinh doanh, hạ giá thành sản phẩm xuất khẩu, tạo năng lực cạnh tranh cho Tổng công ty.

Tiếp đó Tổng công ty nên áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và công nghiệp chế biến tuy lúc đầu công việc này đòi hỏi phải đầu tư khá tốn kém nhưng về lâu dài thì lại rất cần thiết mang lại hiệu quả kinh tế cao bởi khi được trang bị những máy móc tiên tiến hiện đại vào dây chuyền sản xuất năng suất lao động, chất lượng sản phẩm sẽ được nâng cao đồng thời giàm được những chi phí cho công lao động và chi phí sản xuất chung nên từ đó hạ thấp giá thành sản phẩm. Bên cạnh đó Tổng công ty nên giảm chi phí khấu hao tài sản cố định bằng cách tìm kiếm những đơn đặt hàng sản xuất với khối lượng lớn, tìm mọi biện pháp nâng cao chất lượng lao động, giảm nhiều chi phí vận tài.

3.2.3. Cải tiến mẫu mã bao bì

Ngoài chức năng bảo vệ, bảo quản hàng hoá bao bì còn có chức năng khuyếch chương thành phần cơ bản của sản phẩm và chức năng cung cấp thông tin thành phần cấu tạo, nơi sản xuất...do đó cải tiến mẫu mã bao bì  cũng là một trong những yếu tố có ý nghĩa rất lớn đối với việc nâng cao khả năng cạnh tranh cho các doanh nghiệp. Chính vì vậy Tổng công ty cần phải xem xét sở thích của khách hàng để thiết kế loại bao bì hình dáng kích thước cho phù hợp. Bên cạnh đó Tổng công ty cần chú ý đến việc trang trí bao bì, nhãn hiệu thương mại, nhãn hiệu hàng hoá, các thông tin trên bao bì đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

3.2.4. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường và xây dựng chiến lược kinh doanh

Trong cơ chế thị trường đầy biến động này thì việc tìm kiếm thị trường và tiêu thụ sản phẩm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với các doanh nghiệp nó là điều kiện để mỗi doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển đồng thời tạo cho mình một chỗ đứng vững chắc. Những vấn đề đặt ra là làm thế nào để tiêu thụ được sản phẩm? đó là câu hỏi đặt ra cho các doanh nghiệp nói chung và cho Tổng công ty rau quả nói riêng.

Đây là mục tiêu lớn của Tổng công ty, để đi được đến đích Tổng công ty cần phải cố gắng rất nhiều và công tác nghiên cứu thị trường là một công việc quan trọng đối với các doanh nghiệp. Để tăng được kim ngạch xuất khẩu, tăng thị phần thì Tổng công ty phải có chiến lược cụ thể. Tổng công ty cần áp dụng chiến lược đa dạng hoá thị trường, từng bước xây dựng chiến lược thị trường chiến lược sản phẩm cho từng mặt hàng xuất khẩu. Tổng công ty nên coi trọng những mặt hàng truyền thống (Đông Âu, Nga...). Mở rộng thị trường Mỹ, thị trường Trung Quốc, Tây Âu... nâng cao tỷ trọng mặt hàng rau quả xuất khẩu trong tổng kim ngach.

Giải pháp cụ thể đối với từng thị trường như sau:

Đối với thị trường Mỹ: Tuy đây là một thị trường mới mở nhưng có rất nhiều triển vọng, chúng ta cần phải giữ vững và phát triển. Hiện nay sản phẩm Dứa xuất khẩu vào thị trường Mỹ đang được người tiêu dùng chấp nhận nhưng giá thành còn tương đối cao. Đây là một thị trường có nhu cầu về rau quả rất lớn nhất là rau quả nhiệt đới. So với năm 1992, năm 1998 kim ngạch nhập khẩu rau tươi các loại của thị trường này đạt 2,6 tỷ USD tăng 126%, kim ngạch nhập khẩu quả và hạt các loại của thị trường này đạt 3,4 tỷ USD tăng 365% so với năm 1992. Trong 6 tháng (từ 1993-1998) bình quân mỗi năm tăng 4,6%/năm. Năm 2003 chúng ta đã xuất khẩu được 3,2 triệu USD rau quả các loại vào thị trường này.Tuy nhiên dây là một khu vực thị trường xa, kỹ thuật bảo quản của ta còn rất nhiều hạn chế, sản xuất nhỏ cộng thêm thuế nhập khẩu cao cùng những khó khăn về xin phép và giám định sâu bệnh nên khả năng xuất khẩu rau quả dưới dạng tươi hoặc ướp lạnh là rất khó khăn. Tuy nhiên nếu như tổ chức tốt được nguòn hàng, đảm bảo số lượng, chất lượng và giá cả hàng hoá thì trước mắt có thể tăng được trị giá mặt hàng Hành, Tỏi, Đậu quả tươi các loại lên 1 triệu USD mỗi năm. Còn đối với các loại rau quả chế biến tiềm năng xuất khẩu rau quả của ta vào thị trường Mỹ còn rất lớn và phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng sản xuất và cạnh tranh của Việt Nam... Tuy nhiên điểm yếu của chúng ta lãnh đạo giá thành sản phẩm còn rất cao, vận tải lại xa... do đó rất cần sự hỗ trợ từ phía Nhà nước. Còn về phía Tổng công ty nên xây dựng và phát triển các vùng nguyên liệu tập trung để có nguồn nguyên liệu ổn định cho sản xuất và chế biến, đầu tư đổi mới trang thiết bị, áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến để nâng cao chính sách thiết kế, có các biện pháp bảo quản giữ cho sản phẩm tươi lâu hơn, làm giảm tối thiểu sản phẩm hư hỏng, tiến tới hạn giá thành. Bên cạnh đó Tổng công ty nên xây dựng và phát triển  mạng lưới tiêu thụ rau quả thông qua đối tác và  bạn hàng có uy tín lâu năm.

Thị trường Nhật Bản: Đây là thị trường có tiểm năng tiêu thụ lớn về rau quả  nhưng lại rất khó tính đặc biệt là các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, chất lượng và mẫu mã. Hàng năm Nhật Bản tiêu dùng 16 triệu tấn rau quả, người Nhật rất chú trọng đến vệ sinh và rất nhạy cảm với thức ăn, họ ăn thức ăn tươi thường xuyên hơn các dân tộc khác, họ cũng rất chú ý đến vấn đề khai vị. Khi chọn mua rau quả người Nhật thường để ý đến độ tươi, hình dáng, màu sắc, độ sáng, giá cả... Trong những yếu tố đó độ tươi đóng vai trò cốt yếu, dù giá đắt hay rẻ nếu hàng hoá không tươi người ta sẽ không mua. Vì vậy muốn tiếp cận được với thị trường này thì Tổng công ty cần mở rộng hoạt động tiếp thị và xúc tiến thương mại để chứng minh cho người tiêu dùng thấy rằng những sản phẩm nhập khẩu đang lưu thông ở Nhật đều đã qua kiểm duyệt theo luật an toàn thực vật và luật vệ sinh thực phẩm của Nhật Bản. Mặt khác:

Để nâng cao khả năng cạnh tranh cho các sản phẩm Tổng công ty cần đảm bảo độ an toàn cho rau cho rau quả và không có sâu bệnh. Hạn chế dùng thuốc trừ sâu hoá học, đưa hàng vào những lúc giáp vụ rau quả của Nhật Bản giá sẽ cao hơn rất nhiều.

+ Liên doanh với các đối tác Nhật Bản để sản xuất chế biến bảo quản và xuất khẩu các loại rau quả được sản xuất từ hạt giống của Nhật, tuy nhiên đôi khi để đáp ứng nhu cầu về khẩu vị, có thể cải tiến hạt giống gốc.

+ Để tiếp cận thị trường một cách toàn diện cần thành lập công ty con hoặc mở văn phòng đại diện chi nhánh ở Nhật Bản, cần tìm kiếm lựa chọn khách hàng Nhật xây dựng quan hệ làm ăn lâu dài, gắn kết với họ từ khâu chọn giống trồng thử nghiệm, nếu kết quả tốt thì mở rộng sản xuất, chăm bón phòng sâu bệnh theo yêu cầu của họ tổ chức tốt việc thu gom, chế biến giao hàng xuất khẩu...

Làm ăn với thương nhân của Nhật có thể đôi lúc gặp rất nhiều khó khăn (vì yêu cầu của họ thường rất cao) nhưng khi đã có quan hệ gắn bó lâu dài, nghiêm túc thì quan hệ lại bền chặt hơn nhiều so với các thương nhân từ nơi khác.

- Thị trường Trung Quốc: Trung Quốc là nước sản xuất xuất khẩu và tiêu thụ rau quả lớn nhất Châu á, nhưng xuất khẩu rau quả là chính còn nhập khẩu chỉ chiếm 10% xuất khẩu. Tuy nhiên đây là một thị trường gần, sát nách với ta, có nhu cầu nhập khẩu nhiều rau quả của ta, lại tương đối dễ tính có thể chấp nhận những chủng loại những lô hàng mà ta có thể tiêu thụ ở nơi khác. Đây là một thị trường tương đối dễ xâm nhập, yêu cầu về quy cách, chất lượng... đối với hàng hoá không cao và đối tượng tiêu dùng lại rất đa dạng. Nói chung đây là một thị trường có dung lượng lớn có nhiều thuận lợi để mua bán rau quả xuất khẩu của ta. Có một số loại có thể xuất khẩu dưới dạng tươi mà chưa phải đầu tư gì lớn.

Tuy có một số khó khăn về thanh toán trong xuất khẩu tiểu ngạch (chưa an toàn, rủi ro trong thanh toán...) nhưng Trung Quốc vẫn là một thị trường đầy tiềm năng  đối với việc xuất khẩu hoặc trung chuyển rau quả tươi hoặc chế biến cho ta (Cà chua, Nấm, Hạt tiêu, Gừng...), mặt khác chi phí vận tải thấp và thuận tiện trong việc xuất sang thị trường khác. Vì vậy để tiếp cận thị trường này thì Tổng công ty cần giải quyết một số vấn đề sau;

+ Trước mắt chúng ta tiếp tục khai thác thế mạnh xuất khẩu thông qua đường biên thì việc đẩy mạnh xuất khẩu rau quả của ta sẽ gặp nhiều thuận lợi hơn so với xuất khẩu theo đường chính ngạch (do những thuận lợi về vận chuyển, về yêu cầu kiểm dịch thực phẩm và sự dễ tính của thị trường).

+ Bên cạnh đó Tổng công ty nên nghiên cứu tìm hiểu thêm những thông tin về thị trường và các doanh nghiệp Trung Quốc để có thể tìm hiểu và lựa chọn các đối tác thích hợp.

Thị trường Nga: Đây là một trong những thị trường rau quả lớn trên thời gian, hiện nay nhiều nước đang đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường này. Nếu chúng ta đẩy mạnh các hoạt động tiếp thị và xúc tiến thương mại, nâng cao chất lượng, hạ thấp giá thành sản phẩm thì trong những năm tới tình hình xuất khẩu rau quả của ta vào thị trường này sẽ khả quan hơn nhiều.

Chúng ta có thể xuất khẩu vào thị trường Nga một số loại rau quả sau:

* Rau quả tươi:

+ Khoai tây: Trước đây vào những năm cuối của thập kỷ 70 và đầu những năm 80 của thế kỷ XX ta đã xuất khẩu sang Liên Xô cũ hơn hai vạn tấn khoai tây nhưng trong những năm gần đây, Việt Nam đang mất dần thị trường xuất khẩu khoai tây sang Liên Bang Nga vào tay Trung Quốc.  Nếu như khoai tây của ta củ to và giá cả phải chăng thì khả năng lấy lại thị trường của chủng loại này là hiện thực.

+ Tỏi của ta không được ưa chuộng trên thị trường này vì tép quá nhỏ, củ bé. Muốn xuất khẩu cần phải cải tiến giống.

+ Mặt hàng dưa hấu cũng vậy vào những năm cuối của thập kỷ 70 và đầu những năm 80 của thế kỷ 21 hàng năm Tổng công ty đã xuất khẩu thiết bị 35 nghìn tấn/năm.

+ Dưa chuột: Nếu ta tổ chức được luồng hàng rau quả tươi giao sang vùng viễn đông vào mùa đông thì có tiêu thụ giao kèm dưa chuột loại quả dưa dài đều ít hạt non, bảo quản  được lâu và có mức giá cạnh tranh được với hàng của Trung Quốc.

* Đối với rau quả chế biến:

+ Nước quả: Tuy có truyền thống xuất khẩu dứa hộp sang Liên Xô cũ (nay là Liên Bang Nga) nhưng chất lượng bao bì, giá cả hiện nay lại không cạnh tranh được với dứa sản xuất  tại Nga. Trong thời gian tới đây để có thể xuất khẩu sang thị trường này thì các nhà sản xuất trong nước cần liên doanh với hãng chế biến thực phẩm lớn để hợp tác sản xuất ngay tại Nga, nguyên liệu của Việt Nam (các loại nước quả như: cà chua, đu đủ, xoài, chuối).

+ Dưa chuột dầm dấm: Trước đây xuất khẩu mặt hàng này sang thị trường Nga trung bình 2500 tấn/năm, trong những năm gần đây tuy mặt hàng này đã có mặt trên thị trường liên bang  Nga nhưng khối lượng còn ở mức khá khiêm tốn. Nếu tổ chức tốt hơn khâu thị trường và khâu bao bì, thay thế đóng gói lọ thuỷ tinh cho loai bao bì  bằng sắt tây và phấn đấu hạ giá thành xuống còn 250 - 350 USD/tấn thì trong thời gian tới chúng ta có thể xuất khẩu một khối lượng lớn hơn vào thị trường này.

+ Dứa miếng và dứa khoanh: Để thâm nhập thị trường Nga với khối lượng lớn thì chúng ta cần phải cải tiến bao bì nhãn hiệu. In nhãn hiệu bằng giấy bóng có chất lượng cao và tiến tới chuyển sang in nhãn hiệu thẳng lên hộp dứa (chứ không dán giấy như hiện nay), còn đối với dứa khoanh thì Tổng công ty có thể đóng thử trong lọ thuỷ tinh hoặc nhựa trong cứng vừa đảm bảo vệ sinh lại vừa cho người tiêu dùng thấy được sản phẩm bên trong.

Nói tóm lại Tổng công ty cần xây dựng các kế hoạch để tổ chức tốt khâu sản xuất chế biến tới hạ giá thành sản phẩm, cải tiến mẫu mã bao bì, đầu tư mở rộng các dây chuyền công nghệ hiện đại, tích cực tiếp thị và  giải quyết các cơ chế thanh toán.

Từ công tác nghiên cứu thị trường để tìm ra những lợi thế so sánh cho sản phẩm của Tổng công ty từ đó xác định được những sản phẩm phù hợp nhất với thị trường mà mình nghiên cứu trên cơ sở đó Tổng công ty sẽ xây dựng chiến lược kinh doanh sao cho với chiến lược này thì Tổng công ty có thể chiếm lĩnh thị trường một cách nhanh chóng nhất kịp thời nắm bắt những cơ hội thuận lợi nhằm cải thiện vị trí cạnh tranh và thu được lợi nhuận cao. Thực tế chiến lược kinh doanh là một công cụ quản lý rất hiệu quả bởi vì một doanh nghiệp chỉ có thể đạt được mục tiêu dài hạn dựa trên việc xây dựng một kế hoạch chiến lược kết hợp tối đa hiệu quả của các nhân tố sản xuất, thị trường xuất khẩu. Tổng công ty phải hết sức linh hoạt trong sản xuất kinh doanh trong chuyển đổi thị trường, phải giữ vững có chọn lọc những mặt hàng truyền thống, ưu tiên vốn đầu tư cho công nghiệp chế biến.

3.2.5. Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, công tác tiếp thị

Trong nền kinh tế thị trường thì việc nắm bắt thông tin nhanh nhạy chính xác là một yếu tố rất quan trọng, chính vì vậy để nắm bắt kịp thời nhu cầu của thị trường nhất là nhu cầu cụ thể thị hiếu của từng thị trường mà mình quan tâm thì Tổng công ty nên tăng cường công tác tiép thị, cần phải chủ động tìm kiếm khách hàng, xây dựng quan hệ làm ăn lâu dài.Trong quan hệ với các thị trường, kể cả những thị trường lân cận Tổng công ty cần phải nắm bắt được những nhu cầu trái vụ để khai thác lợi thế của ta, đáp ứng các nhu cầu này (một số loại sau: khoai tây và một số loại quả, nhất là rau vụ đông của ta). Bên cạnh đó Tổng công ty cần giới thiệu các sản phẩm mà mình có khả năng sản xuất chế biến yêu cầu của khách hàng, gửi mẫu hàng chào bán để thăm dò thị trường, trong đó giới thiệu rõ những tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm được đảm bảo hàm lượng chất và khách hàng thường quan tâm. Tham gia các hội chợ triển lãm trong và ngoài nước để trưng bày mãu hàng (chủ yếu là các sản phẩm chế biến) giới thiệu chào bán nhằm tạo cơ hội tìm kiếm khách hàng.

Tổng công ty nên cố gắng tham gia các hội chợ triển lãm trong nước và quốc tế. Với hội chợ triển lãm trong nước Tổng công ty có thể đưa tin giới thiệu các sản phẩm để thu hút sự chú ý của các nhà nhập khẩu và các nhà môi giới cũng tham gia hội chợ triển lãm này, ngoài ra Tổng công ty có thể quảng cáo sản phẩm của mình trên báo chí, radio, ti vi... để người tiêu dùng biết đến. Còn đối với thị trường nước ngoài Tổng công ty có thể trưng bày các sản phẩm trong triển lãm, hội chợ để giới thiệu một cách trực tiếp với khách hàng. Tại đây Tổng công ty sẽ có những chương trình khuyến mãi hay dùng những sản phẩm của mình làm quà tặng cho khách đến xem hoặc mua hàng, giới thiệu để cho họ dùng thử những sản phẩm mới... qua đó họ sẽ đưa tin và quảng cáo luôn cho sản phẩm của Tổng công ty và Tổng công ty sẽ có cơ hội trực tiếp tiếp xúc với khách hàng, thông qua đây sẽ nắm bắt được thị hiếu, sở thích của người tiêu dùng ở đó.

Gửi các catalogue sản phẩm hình ảnh ba chiều đến các nhà cung cấp và các khách hàng nước ngoài.

3.2.6. Đối với các yếu tố đầu vào

* Sản xuất nông nghiệp

Trên cơ sở dự án phát triển rau quả đã được Chính Phủ phê duyệt làm định hướng dài hạn cho Tổng công ty, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của năm 2004 và mục tiêu chủ yếu đến năm 2005 và 2010, Tổng công ty cần tập trung giải quyết một số giải phăp sau:

Xây dựng và nâng cao chất lượng cây giống, nhằm có được các giống rau quả có năng suất cao, chất lượng tốt phù hợp với công nghệ chế biến xuất khẩu. Tranh thủ thành tựu về giống của các nước, đặc biệt là trong khu vực nhập nội những giống phù hợp với điều kiện sinh thái của Việt Nam như: Măng Bát Bộ, Vải, Kiwi... áp dụng công nghệ sinh học trong công tác lựa chọn, sản xuất cây giống. Đẩy mạnh thực hiện các dự án mới về giống dứa, tổ chức và phát huy nhanh công suất các trung tâm nhân giống đã có (Hà Tĩnh, Đồng Giao, Hải Phòng, Thường Tín, Kiên Giang...). Tạo điều kiện thuận lợi về vốn và kỹ thuật, vận động các hộ gia  đình tham gia sản xuất cây giống.

áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, hoàn thiện các quy trình kỹ thuật kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh từ cơ sở.

* Sản xuất công nghiệp

Tập trung giải quyết đồng bộ các khâu: Trang thiết bị mới, công nghệ mới và phương pháp tổ chức quản lý mới, nâng cao hệ số sử dụng công suất và hiệu quả của dây chuyền chế biến.

Chỉ đạo các đơn vị chú trọng về chất lượng sản phẩm, bảo đảm chất lượng các sản phẩm chế biến ổn định, để có khả năng cạnh tranh.

Đẩy nhanh việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 ở tất cả các đơn vị còn lại. Đồng thời nghiêm túc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng đã được công nhận.’

Tìm các biện pháp để giảm giá thành sản phẩm, rà xoát lại các định mức kinh tế kỹ thuật ở tất cả các công đoạn của quá trình sản xuất kinh doanh.

- Nghiên cứu triển khai đưa vào sản xuất các mặt hàng mới, nhằm khai thác khả năng sản xuất trong nước và đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng về các mặt hàng.

3.2.7. Đối với các yếu tố khác

* Về nhân sự: Tổng công ty có các cán bộ công nhân viên giàu kinh nghiệm, rất giỏi nhưng đã già, kiến thức đã bị lạc hậu, hầu như chưa có các nhân sự trẻ và trình độ cao.
* Về vốn: Tổng công ty còn thiếu vốn, chưa tạo được một khối lượng vốn đầy đủ để có thể "đi xa" hơn trong lĩnh vực kinh doanh và có thể tạo ra bước "đột phá" mới cho mình.
* Về công tác kinh doanh XNK: Từng bước xây dựng số lượng thị trường, chiến lược sản phẩm cho các mặt hàng xuất khẩu. Coi trọng thị trường truyền thống (Đông Âu, Nga...) mở rộng thị trường Mỹ, Trung Quốc và thị trường Tây Âu... nâng cao tỷ trọng hàng rau quả xuất khẩu trong tổng kim ngạch. Cụ thể:

+ Đối với thị trường Mỹ: Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh việc xuất khẩu dứa hộp thông qua khách hàng truyền thống, xây dựng kế hoạch xuất khẩu cụ thể về số lượng sản phẩm với phương án giá cụ thể phù hợp với lộ trình thực hiện hiệp định thương mại Việt - Mỹ . Đồng thời phải chủ động giao dịch đầu tư vùng nguyên liệu, chế biến sản phẩm để đảm bảo về số lượng và chất lượng.

+ Đối với thị trường Nga: Trong giai đoạn quá độ tiến tới thống nhất đầu mối về chất lượng, số lượng, thương hiệu xuất khẩu những mặt hàng truyền thống như dứa hộp, dưa chuột hộp, dưa chột lọ... vào thị trường Nga. Bước đầu văn phòng Tổng công ty sẽ xây dựng kế hoạch giúp cho một số đơn vị thành viên cũng như công ty Vegetexco mở tại Nga trong việc chiếm lĩnh thị trường với nhãn hiệu Vegetexco và chất lượng đồng nhất.

+ Đối với thị trường Trung Quốc: Lấy trung tâm thương mại Đồng Đăng Lạng Sơn làm điểm chốt cho kế hoạch triển khai xuất khẩu những mặt hàng rau quả tươi, sấy khô.

Nắm chắc bám sát khách hàng, hàng hoá, thực hiện nghiêm chỉnh phương thức bán hàng “tiền vào hàng ra”, tiếp tục phát huy thế mạnh trong công tác nhập khẩu bảo toàn và phát huy  nguồn vốn.

Các phòng ngay từ đầu năm phải xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh sản phẩm nội tiêu như: Đậu Hà Lan, ngô ngọt, ngô bao tử... Xúc tiến mạng lưới đầu vào cũng như đầu ra theo quy chế bán hàng đại lý đã được Tổng công ty thống nhất.

- Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại: Trên cơ sở định hướng thị trường để xây dựng kế hoạch xúc tién thương mại có mục tiêu, nâng cao năng lực kinh doanh và xúc tiến thương mại qua mạng internet (bố trí án bộ có năng lực, trang bị đầy đủ phương tiện).

- Xây dựng quy chế thống nhất thương hiệu sản phẩm chung của TCT chỉ đạo thống nhất về giá, nhãn hiệu sản phẩm vào từng thị trường.

- Thực hiện liên doanh liên kết trong và ngoài nước để đẩy manh tiêu thụ sản phẩm.

* Công tác khoa học kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng:
Đẩy mạnh việc hợp tác với các viện, trung tâm nghiên cứu trong ngành và quốc tế, để giải quyết các vấn đề về khoa học kỹ thuật của Tổng công ty theo hướng đặt hàng, mua bản quyền, đảm bảo có hiệu quả thiết thực.

* Công tác đầu tư xây dựng cơ bản:
Tập trung đầu tư xây dựng các dự án:

- Dây chuyền đông lạnh IQF của Công ty XNK rau quả 3.

- Dây chuyền bao bì carton chất lượng cao của công ty vật tư XNK.

- Trung tâm nhân giống Kiên Giang, Đồng Giao, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Thường Tín.

* Công tác tư vấn đầu tư:

- Xây dựng và triển khai dự án thuỷ lợi Đồng Giao, Hà Tĩnh, Kiên Giang.

- Xây dựng và triển khai dự án chế biến tại Huế, Gia Lai.

- Xây dựng và triển khai dự án chế biến măng tại Thanh Há - Lục Ngạn.

* Công tác tổ chức cán bộ:
Tiếp tục thực hiện công tác đổi mới sắp xếp lại doanh nghiệp theo tinh thần nghị quyết trung ương III, đẩy mạnh công tác cổ phần hoá các đơn vị thành viên (theo đúng phương án Tổng công ty đã trình Bộ).

- Xây dựng quy hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý các đơn vị trong Tổng công ty. Sắp xếp luân chuyển cán bộ đáp ứng yêu cầu mới của Tổng công ty.

* Công tác tài chính:
- Củng cố công tác tài chính kế toán của các đơn vị, tăng cường công tác kiểm tra đồng thời tìm hiểu và chuẩn bị phương thức hoạt động tài chính khi Tổng công ty chuyển sang hoạt động theo mô hình tổ chức mới.

- Tập trung xin cấp bổ xung vốn lưu động cho các đơn vị, nhất là đơn vị đầu tư mới. Cân đối điều hoà vốn giữa các đơn vị.

- Xử lý công nợ tồn đọng khó đòi, tiến hành nhanh và đúng quy luật về hoàn thuế VAT, thuế nhập khẩu, thưởng xuất khẩu.

* Công tác kiểm tra kiểm soát, pháp chế:
- Có kế hoạch kiểm tra, kiểm soát, các đơn vị về việc thực hiện pháp luật, thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước về quy chế tài chính và hạch toán kinh doanh, về quy chế dân chủ... để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời.

Công tác pháp chế tiếp tục giải quyết các vấn đề tồn đọng của năm trước.

* Công tác quản lý và điều hành của cơ quan văn phòng:
Từ năm 2001 Cơ quan văn phòng Tổng công ty đã thực hiện cơ chế khoán đối với các phòng kinh doanh, kết quả đã góp phần rất lớn vào hiệu quả kinh doanh nhất là đối với năm 2003. Vì vậy sang năm 2004 cơ quan văn phòng Tổng công ty cần hoàn thiện cơ chế khoán đối với các phòng kinh doanh, đồng thời thực hiện cơ chế khoán đối với các phòng quản lý.

Tiếp tục phân tích hoạt động tài chính của cơ quan văn phòng, của các phòng kinh doanh để đưa ra các giải pháp kinh doanh và biện pháp quản lý, tạo sự thống nhất giúp lãnh đạo trong việc chỉ đạo kịp thời.

Cần có sự phối hợp giữa các phòng ban với nhau trên cơ sở chức năng nhiệm vụ tạo mọi điều kiện cho nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bổ sung và từng bước hoàn thiện các nội quy, quy chế của cơ quan văn phòng Tổng công ty nhằm mục đích nâng cao trách nhiệm và nâng cao đời sống phù hợp với tình hình mới của cơ quan văn phòng.

3.3. Một số kiến nghị đối với nhà nước và bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
3.3.1. Chính sách hỗ trợ vốn

Như chúng ta đã biết hiện nay rau quả chủ yếu được xuất khẩu ở dạng chế biến. Hơn nữa việc chế biến rau quả hiện nay theo những yêu cầu mới về chất lượng sản phẩm, cần phải có những trang thiết bị hiện đại, đắt tiền, nếu không được đầu tư lớn thì khó có thể đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi cao của thị trường hiện nay về chất lượng rau quả. Các dự án đầu tư chế biến nông sản tất nhiên sẽ được hưởng những khuyến khích ưu đãi của nghị định 51. Tuy nhiên điều quan trọng hơn đối với các chủ dự án là làm sao có vốn để đầu tư (kể cả vốn đầu tư đối với các dự án trồng cây ăn quả lâu năm với quy mô lớn, hoặc vốn đầu tư đóng gói bao bì rau quả xuất khẩu xây dựng kho lạnh cũng như phương tiện vận tải chuyển tải chuyên dùng). Vì thế Nhà nước và Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nước ta cần dành một nguồn vốn thoả đáng cho các lĩnh vực này để các nhà đầu tư có thể vay vốn trung hoặc dài hạn với lãi suất ưu đãi. Bên cạnh đó Nhà nước vào Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nên cùng ngành ngân hàng có kế hoạch cho vay vốn để xây dựng kho lạnh ở cửa khẩu, vùng nguyên liệu, chợ đầu mối  tạo điều kiện thuận lợi cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Bên cạnh đó cũng nên có những biện pháp thu thót tạo điều kiện cho nguồn vốn đầu tư nước ngoài như hình thức liên doanh, liên kết.

3.3.2. Chính sách về rau giống và cây giống

Nhà nước cần có các chính sách quản lý chặt chẽ việc nhập giống cây, con giống tránh nhập giống cây có ảnh hưởng xấu cho sản xuất cho sản xuất trong nước. Ngoài việc các cơ quan quản lý của Nhà nước đảm nhận vai trò tổ chức thử nghiệm, lai tạo giống mới, xây dựng quy trình trồng trọt, chăm bón, phòng trừ sâu bệnh...

Để hướng dẫn sản xuất Nhà nước cần có các chính sách tài chính để hỗ trợ cho khâu này, tốt nhất là hỗ trợ 100% chi phí có liên quan đến việc trồng thử nghiệm hoặc lai tạo giống và khi có kết quả nhân giống cung ứng cho sản xuất, gieo trồng thì mới chuyển sang mua bán cây giống hạt giống thậm chí thời gian đầu, vụ đầu Nhà nước tiếp tục hỗ trợ một phần giá cây giống, hạt giống nếu giá quá đắt nên người sản xuất kinh doanh không muốn làm hoặc không chịu nổi, nếu để các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tự do, xoay sở thử nghiệm, tự tìm kiếm giống mới giống tốt, thiếu vai trò tổ chức hỗ trợ của Nhà nước thì khó lòng đẩy nhanh quá trình mỏ rộng sản xuất trồng trọt, chế biến xuất khẩu rau quả.

3.3.3. Chính sách hỗ trợ phát triển hàng xuất khẩu

Việc tài trợ của Nhà nước đối với các hoạt động thương mại, tìm kiếm và mở rộng thị trường tiêu thụ là rất cần thiết. Cần coi đây là sự hỗ trợ, trợ cấp xuất khẩu nhưng được các nước công nhận trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới. Các hoạt động tiếp thụ, xúc tiến thương mại đối với các sản phẩm rau quả xuất khẩu là rất quan trọng và cần thiết bởi lẽ bản thân các chủng loại các sản phẩm này tuy thế giới có nhu cầu rất lớn nhưng lại không dễ bán vì nó trực tiếp ảnh hưởng đến sức khoẻ con người nên khách hàng thường tìm hiểu rất sâu, lựa chọn kỹ càng trước khi mua. Do đó nếu phó mặc cho doanh nghiệp lo toan chịu mọi chi phí liên quan thì họ sẽ đuối sức không chịu nổi, xuất phát từ nhu cầu đó hàng năm Nhà nước cần giành một số tiền nhất định trợ giúp các hoạt động này bằng cách miễn giảm chi phí mà các doanh nghiệp phải trả khi thuê gian hàng giới thiệu sản phẩm tại các hội chợ triển lãm tổ chức ở trong nước, các chi phí liên quan tới việc trưng bày sản phẩm,  một phần chi phí thuê gian hàng hội chợ triển lãm tổ chức ở nước ngoài, chi phí về thông tin thị trường do các cơ quan Nhà nước hoặc tổ chức xúc tiến thương mại cung cấp.

Nhà nước và Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn hỗ trợ xây dựng các nhà máy chế biến tại vùng nguyên liệu để giảm chi phí vận tải bên cạnh đó đồng bộ hoá chính sách xuất khẩu (tín dụng đối với công nghệ, chính sách đất đai, đầu tư, bảo hiểm, kinh doanh xuất khẩu, chính sách xuất khẩu hỗ trợ khuyến khích sản xuất, trợ giá xuất khẩu).

3.3.4. Chính sách thuế

Thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách Nhà nước nhưng hiện nay hệ thống thu thuế vẫn còn rất nhiều bất cập đặc biệt là đối với thuế xuất nhập khẩu.Các công ty liên doanh được quyền nhập khẩu với mức thuế bằng không trong khi đó các công ty trong nước vẫn phải nộp thuế, điều này không tạo ra. Sự cạnh tranh lành mạnh trên thị trường và làm Tổng công ty bị ép giá trên thị trường quốc tế. Vì vậy Nhà nước cần điều chỉnh lại vấn đề này để tạo ra sự cân bằng trong hoạt động kinh doanh. Trong thời gian tới xu hướng cắt giảm thuế sẽ được thực hiện một cách rộng rãi trong khu vực và thế giới nhằm khuyến khích việc trao đổi buôn bán giữa các nước.

3.3.5. Chính sách ưu đãi về đầu tư

Nhà nước và Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nên có các chính sách ưu đãi về đầu tư chế biến và bảo quản nông sản. Dành ưu đãi cho các chính sách khuyến khích đầu tư trong nước, chính sách thuế khoá, chính sách tín dụng... buộc những nhà thu gom phải hoạt động đúng đắn, nghiêm túc trong quan hệ với nông dân và những nhà xuất khẩu.

Đầu tư cho công nghiệp chế biến, từng bước nâng cao tỉ lệ hàng chế biến trong cơ cấu hàng xuất khẩu. Muốn vậy trong thời gian tới đây Nhà nước cần vận dụng các chính sách khuyến khích đầu tư trong nước, tạo điều kiện thuận lợi và ưu đãichocác doanh nghiệp đầu tư mua sắm các trang thiết bị, đầu tư xây dựng các cơ sở sản xuất mới, lắp đặt dây chuyền sản xuất mới, lắp đặt thêm máy móc vào dây chuyền hiện có... vào sản xuất, công nghiệp chế biến công nghiệp bao bì và mẫu mã nhằm tạo ra những hàng hoá có giá trị công nghiệp cao. Bên cạnh đó Nhà nước và Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng cần đầu tư vào các dịch vụ kỹ thuật phục vụ nông nghiệp như làm đất, tưới tiêu, tiêu úng, gieo trồng... để trong quá trình thu hoặch sẽ giảm được hư hao tổn thất, giữ được chất lượng hàng hoá phục vụ xuất khẩu. Hay trồng cây ăn quả trên đất khai hoang, phục hoá đồi núi  trọc... Nhà nước và Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nên có các chính sách ưu đãi cho các dự án đầu tư vào lĩnh vực này như miễn giảm thuế nhập khẩu đối với máy móc thiết bị , máy móc tạo thành tài sản cố định theo dự án ưu đãi về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp. Miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thuê sử dụng đất...
3.3.6. Nhà nước cần xoá bỏ các thủ tục và lệ phí bất hợp lý

Các mặt hàng rau quả có đặc tính là rất dễ hư hỏng (nhất là rau quả tươi) nên các thủ tục kiểm tra kiểm soát trong quá trình lưu thông, cũng như thủ tục xuất khẩu, kể cả thủ tục cung ứng hàng cho các xí nghiệp chế xuất để chế biến xuất khẩu phải rất thông thoáng tránh gây ách tắc ảnh hưởng đến chất lượng hoặc hư hỏng sản phẩm. Các thủ tục nêu có phải thật đơn giản kiểm tra kiểm soát phải được thực hiện nhanh chóng để sớm giải phóng hàng. Đối với hàng rau quả có giá trị không cao, cần giảm mọi chi phí để hạ giá thành xuất khẩu và tăng khả năng cạnh tranh của loại hàng hoá này. Nhà nước nên xoá bỏ các lệ phí, kể cả lệ phí cửa khẩu, lệ phí hải quan... nếu có thì nên giảm nhẹ kiên quyết xoá bỏ mọi thủ tục lệ phí bất hợp lý.

Trên thực tế công tác quản lý xuất khẩu của Nhà nước vẫn còn những bất cập với diễn biến của hoạt động xuất khẩu, còn nhiều thiếu sót và nhược điểm cần khắc phục, giải quyết các thủ tục hải quan vẫn là những trở ngại lớn cùng với những thủ tục hành chính rườm rà phức tạp gây lãng phí thời gian, công sức cho các đơn vị xuất khẩu, đã cản trở đến tiến độ xuất khẩu của Tổng công ty do đó cũng làm mất đi nhiều cơ hội thuận lợi và khách hàng lớn. Do vậy việc cải cách này càng trở nên cấp thiết hơn.
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